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Chương VI. 
cọc nhồi chịu tải trọng ngang 

 
6.1 Đặt vấn đề: 
@ Định nghĩa:  
+ Cọc nhồi l� loại cọc thi công tại chỗ, trong thực tế đôi khi được gọi l� cọc khoan nhồi (tạo lỗ 

bằng cách khoan, tiết diện cọc có dạng hình tròn) hoặc gọi l� cọc ba rét (tạo lỗ bằng gầu ngoạm, tiết 
diện cọc có dạng bất kỳ không phải hình tròn). 

+  Cọc nhồi thường có chiều rộng  hoặc đường kính  lớn d ≥ 400mm, có sức chịu tải lớn. 
@ Phạm vi sử dụng:   
+ Sử dụng để gia cường hố móng đ�o sâu; 
+  L�m kết cấu chắn giữ cho đường lăn, đường dốc, cho những công trình xây dựng trên những 

v,ng mái dốc, nơi nền đất bị phong hoá, kết cấu phân tầng phức tạp.  
 Dưới đây ta xét phương pháp tính toán hiện h�nh cho cọc chịu tải trọng ngang v� mô men. 
 6.2. Tính toán cọc nhồi chịu tải trọng ngang. 
k Tính toán cọc, trụ chịu tác động của lực ngang v� mô men l� vấn đề quan trọng trong thiết kế 

kết cấu chắn giữ cho công ngầm. 
Vấn đề n�y đr có nhiều nh� khoa học nghiên cứu như B.G.Bêreezanxep, G.I. Glúskôp, B.H. 

Golubkop, C.P. Gopbatop, K.C. íavriep, H.K. Xnhitko… 
k Một trong những lý thuyết ho�n chỉnh tính toán cọc chịu tải trọng ngang l� sơ đồ tính toán của 

K.Terxagi, K.C. Xavriep v� G.C.Spiro. Theo phương pháp n�y, đất xung quanh cọc được coi l� môi 
trường biến dạng tuyến tính có hệ số nền  Cz tăng tỷ lệ thuận với chiều sâu, xác định theo công thức: 

                                      Cz = mz                                                  (6.1) 
 

Trong đó: z3 độ sâu tiết diện cọc trong đất tính từ  mặt đất tính toán (tính từ mặt trượt hoặc từ 
đáy móng đối với móng đXi thấp vX từ mặt đất đối với móng đXi cao); m3 hệ số tỷ lệ xác định theo kết 
quả thí nghiệm, khi không có thí nghiệm có thể tra trong bảng 6.1 dựa vXo loại đất vX trạng thái của 
chúng. 

k  Chuyển vị v� nội lực trong kết cấu chắn giữ xác định theo công thức: 
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                                    (6.2) 

Các hXm A1, B1, C1,–D4 của chiều sâu quy đổi z  =αcz gọi lX hXm ảnh hưởng. Giá trị hXm ảnh 
hưởng có thể tra bảng [5]; yz3 chuyển vị ngang của cọc tại độ sâu z. 

k Trong công thức, không sử dụng độ sâu chôn cọc thực tế h1 m� sử dụng độ sâu quy đổi h , xác 
định như sau: 

                                             h = αch1                                      (6.3) 
 
Hệ số biến dạng αc xác định theo công thức: 
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                                            αc = 5

EI

mbp
                                              (6.4) 

 
Trong đó: E 3 mô đun đXn hồi vật liệu cọc; I3 mô men quán tính tiết diện ngang; EI3 độ cứng tiết 

diện ngang; bP 3 bề rộng quy ước của cọc. 
k  Các giá trị lực ban đầu Q0 v� M0 tác động lên từng cấu kiện (h.6.1) xác định theo công thức 
 
                              Q0= E’OP;   M0= E’OPl0                                              (6.5) 
 
Trong đó l0 – cánh tay đòn đặt tổng áp lực gây trượt (bằng 1/3 chiều dXy khối trượt trong tiết 

diện kết cấu gia cường mái dốc). 
 

 

 
H. 6.1. Sơ đồ tính toán cọc nhồi chịu tải trọng ngang 

 
3  Mô men v� lực ngang tác dụng ở đầu cọc được coi l� dương nêu mô men hướng theo chiều 

kim đồng hồ v� lực ngang hướng sang phải. 
k  Chuyển vị ngang của tiết diện cọc v� góc xoay của cọc coi l� dương nếu chúng hướng sang 

phải v� theo chiều kim đồng hồ. 
y0 =HδHH+M0δHM 

 ϕ0 = H0δMH +M0δMM 
H0, M0k Lực ngang v� mô men uốn tại vị trí mặt đất. Tại tiết diện đang xét lấy H0=H  v� 

M0=M+Hl0. 
 δHHk chuyển vị ngang của tiết diện đang xét (m/kN), do lực H0=1 gây ra. 

δHH=
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δHM, δMHk chuyển vị ngang v� chuyển vị xoay của tiết diện cọc (1/kN) do M0=1  v� do H0=1 gây 
ra. 

δHM= δMH= 
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B
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δMMk Chuyển vị  xoay của tiết diện cọc (1/kN.m) do mô men M0=1 gây ra 
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δMM =
JE

C

ccα
0  

Các hệ số A0, B0, C0k không thứ nguyên có thể tra bảng phụ thuộc v�o h  [5].  

k   áp lực ngang σớ  của cọc lên đất tại chiều sâu z tính theo công thức sau: 
                               σí = mzyz = m z yz/αc                                                                      (6.6) 
 

k  Khi chiều sâu quy đổi h  < 2,5 có thể coi cấu kiện cứng tuyệt đối. Lúc n�y EI = ∞, các công 
thức trên đơn giản đi rất nhiều 

 
                                             yí = y0k ϕ0z ;     ϕz =ϕ0                                             (6.7) 
 

                     Mz = k y ;
126

00

4

0

3

0 zQM
zmbzmb pp

+++ ϕ  

 

                       Qz =k y0 ;
32

0

3

0

2

Q
zmbzmb pp

ϕ+  

 
                                    σí = mzyz =mz(y0 k ϕ0z )                                                      (6.8) 

  

k  Điều kiện cường độ của đất khi tác dụng lên nó áp lực ngang có dạng: 
 
                                                      σí < Rz                                                                (6.9) 
k  Giá trị Rz có thể xác định theo công thức sau: 
 

                                 Rz = ).(
cos

4 '

21 ctgz +− ϕγ
ϕ

ηη                                           (6.10) 

                                                                                  
Trong đó: Z– – chiều sâu từ mặt đất tự nhiên; η 1, η 2 – các hệ số. 

Bảng 6.1. Giá trị hệ số tỷ lệ m 
 

Giá trị hệ số m (kN/m4) Loại đất 
Cho cột, ống rỗng v� cọc 

khoan nhồi 
Cho cọc đóng 

Sét, á sét dẻo chảy, b,n 
¸ cát, á sét v� sét dẻo mềm; 
cát bụi v� cát xốp. 
¸ cát, á sét v� sét dẻo cứng; 
cát hạt nhỏ v� cát hạt trung. 
¸ cát, á sét v� sét cứng; cát 
hạt trung. 
Cát sỏi sạn, sỏi, cuội.                 
Đất á sét chặt lẫn đá dăm với 
h�m lượng lớn hơn 40% 
Đá vôi, cát kết, arghilit, 
alªvlorit 
Đá (granhit, bazan, tuýp) 
 

500k2500 

2500k5000 

 

5000k7000 

 

7000k15000 

15000k50000 

50 000k100 000 

 

100 000k1 000 000 

1 000 000k15 000 000 

 

650k3500 
3500k6500 
 
6500k10 000 
 
 
10 000k17 000 
17 000k33 000 
k 
 
 
k 
k 
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 k Giá trị Rz chính l� hiệu giữa ứng suất của áp lực bị động v� chủ động tính theo công thức 

Culông (điều kiện b�i toán phẳng). Thực tế cho thấy Rz tính theo công thức trên có độ dư thừa khá lớn. 
Do đó theo L.K.Ginzburg thì khi tính Rz nên lấy z’ từ mặt đất tự nhiên không lấy từ mặt đất tính toán. 
Trong đó η 1 = η 1 =1; ϕp =ϕ v� cp = c. 

k  Nếu điều kiện (6.9) được thoả mrn cho tất cả các chiều sâu z (0 ≤ z ≤ h1), ứng suất σớ theo 
to�n bộ chiều sâu h1 của cọc hoặc trụ không vượt quá Rz thì cường độ của đất v� khả năng chịu lực của 
cấu kiện theo đất đảm bảo. 

k  Tuy nhiên cần nhớ rằng không thoả mrn điều kiện (6.9) trong v,ng giới hạn độ sâu, không có 
nghĩa l� đr mất khả năng chịu lực của kết cấu theo đất. Do đó trong thực tế tính toán, thường chỉ kiểm 
tra theo điều kiện (6.9) ở một v�i độ sâu z đặc trưng: 

+  Khi độ sâu quy ước h ≤  2,5 lấy tại z =h1/3 v� z= h1. 

+  Khi h  >2,5 theo biểu đồ σớ cần xác định độ sâu z1 tại đó ứng suất σớ theo mặt bên kết cấu có 
giá trị lớn nhất; nếu z1 < h1/3 thì độ sâu đặc trưng lấy z= z1, còn nếu z1 ≥ h1/3 thì z=h1/3. Như vậy kiểm 

tra điều kiện (6.9) được tiến h�nh khi h ≤ 2,5 k cho 2 độ sâu đặc trưng, còn  khi h >2,5k cho một độ 
sâu. 

k  Nếu điều kiện (6.9) không được thoả mrn: 

+   Khi kết cấu chắn giữ có độ sâu quy đổi h  ≤ 2,5, cần tăng độ sâu chôn cọc; 

+   Khi h >2,5, cần tính toán với giá trị hệ số tỷ lệ m giảm (trong đó giá trị σớ  giảm tại độ sâu 
đặc trưng nhưng lực trong kết cấu tăng). 

� Để có định hướng dự kiến độ chôn sâu, ngay từ đầu có thể xác định giá trị h1. Tại chiều 
sâu ng�m trong đất (thấp hơn mặt trượt), ứng suất tại các điểm đặc trưng lớp đất gần kết cấu không 
được vượt quá sức kháng tính toán Rz.  

� Công thức tính toán được xác định dựa trên giả thiết: độ cứng tiết diện cọc l� vô c,ng 
(EI=∞), còn phần dưới của nó l� tự do (giả thiết nXy tạo nên độ bền dự trữ). 

k  Từ công thức (6.7) nhận được biểu thức đơn giản để xác định ứng suất trong đất: 
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k  Khi độ sâu quy đổi của cọc h ≤ 2,5 dự kiến độ sâu đặc trưng l� h1 /3 v� z= h1, còn khi độ sâu 

quy đổi h >2,5 k z=h/3. Từ công thức (5.10) v� điều kiện (5.9) nhận được biểu thức: 
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k  Khi h ≤ 2,5k kiểm tra ban đầu cần tiến h�nh theo các công thức (6.12) v� (6.12a); khi h >2,5 
– chỉ cần theo công thức (6.12).  

� Từ điều kiện (6.12) nhận được công thức để định hướng xác định độ sâu ng�m cọc 
hoặc trụ: 
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� Từ công thức trên cũng như trên cơ sở nhiều thí nghiệm giá trị Rz có thể lấy tại điểm 
nằm ở độ sâu 1,5m từ mặt đất tính toán (từ mặt trượt) có xét đến các lớp đất nằm cao hơn mặt trượt đó 
[31]. 

k  Sau khi xác định h1 theo công thức (6.13), độ sâu ng�m cần kiểm tra lại bằng cách tính toán 
kết cấu theo tải trọng ngang tương ứng với trình tự nêu trên. 

6.3. Tính toán cọc có thanh chống/neo 

k  Khi hố móng sâu trên 10m, để giữ ổn định cho cọc(trụ) tường chắn cứng thì hợp lý nhất l� 

d,ng thanh chống hoặc neo đặt th�nh nhiều tầng.  

k  Thanh chống v� neo trong trường hợp n�y cần cố gắng bố trí sao cho mô men uốn trong tất cả 

các tiết diện tính toán của cọc (trụ) l� gần bằng nhau. Tải trọng ngang chuyền lên tường giữa 2 cọc 

(trụ) có nhịp b1  lấy theo bảng 4.5. 

k  Phương pháp tính toán cho cọc có nhiều tầng chống, neo cũng giống như tính toán cho tường 

chắn có nhiều thanh chống/neo (xem chương 4). 

k  Nếu  cọc (trụ) cứng l�m việc trong giai đoạn đ�n hồi được chia th�nh nhiều tầng tạo th�nh 

dầm nhiều nhịp bằng nhau bởi các thanh chống hoặc neo chịu tải trọng phân bố đều q (h.4.33) thì: k  

theo t�i liệu cơ học kết cấu ta có thể tính mô men  tại gối v� giữa nhịp như sau: 

MG = Mnh= 0,0625 qh2 

k  Mô men phần công xôn (kể từ mặt đất đến cây chống/neo trên c,ng): 

M0= q.h0
2/2 

k  Mô men uốn ở nhịp cuối c,ng: 

Mn=0,0957 qhn
2 

k  Chiều d�i nhịp công xôn trên c,ng h0 = 0,354h v� nhịp cuối c,ng hn=0.808h 

k  Nếu chiều cao tính toán của cọc l� H chia th�nh n với giá trị  nhịp công xôn trên c,ng v� nhịp 

cuối  như trên ta có: 

H = (n+ 0,162)h 

hoặc:                                                       h=H/(n+0,162) 

k  Lưu ý độ sâu của cọc (trụ) trong đất cần phải đủ để cân bằng áp lực bị động S=0,5qh 

k  Khi các tầng chống đặt không đều nhau thì nên tính cho nhịp d�i nhất với giá trị mô men gối 

trung gian Mmax= MG= qlmax/11 

k  Tại gối đầu tiên v� gối cuối c,ng: Mmax= Mđ,(c)= ql2
®, (c)/8 (trong đó: lđ,(c)k tương ứng chiều d�i 

nhịp đầu (cuối). 

  Khi áp lực phân bố đều lên cọc, nội lực trong các thanh chống/neo khi bố trí các tầng 

chống/neo bằng nhau xác định như sau: 

k  Thanh trên c,ng S0= q (h0+0,5h)= 0,854qh; 

k  Các thanh giữa không kể 2 thanh dưới c,ng: s= qh; 

k  Thanh chống gần dưới Snk1= q(0,5h+0,5626hn)=0,9545qh 

k  Thanh chống dưới c,ng: Sn=0,43775 qhn=0,354qh 

Tính toán thanh chống được tiến h�nh theo điều kiện nén uốn: 

          c
ux

p

p R
RW

M
FN ≤








− )1(./ ϕ         (6.14) 

Trong đó: F – Diện tích thiết diện ngang của thanh chống; ϕ 3 Hệ số uốn dọc; Mp – Mô men 

uốn tính toán trong thanh chống do trọng lượng bản thân; WX – Mô men kháng của thanh chống 

trong mặt phẳng uốn; Ru, RC – Sức kháng tính toán của vật liệu thanh chống chịu uốn, nén. 
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6.4. Tính toán tiết diện cọc 

1. Tính toán khả năng chống cắt của cọc  
 

k  Khi kiểm tra tiết diện bê tông chịu cắt sử dụng phương pháp tính toán theo ứng suất cho phép :      
                                                   Q≤ RcrEpr                                                        (6.15) 
Trong đó: Q3 lực cắt tính toán tác động lên kết cấu chắn giữ; Rcr sức kháng cắt của vật liệu tính 

toán. 
Sức kháng cắt của thép lấy theo tiêu chuẩn của thép. Sức kháng cắt của bê tông lấy theo tiêu 

chuẩn thiết kế kết cấu BTCT.  
k  Để xác định sức kháng cắt do kết cấu chắn giữ tạo nên trên mặt trượt có thể sử dụng công thức 

[31]: 

                                                        Vp=
b

FR prcr
                                               (6.16) 

Trong đó: Vp3 sức kháng trượt do kết cấu chắn giữ tạo nên trên chiều rộng tính toán của mặt 
trượt. 

k  Tỷ lệ giữa Vp v� Eop theo P.G. Khennexon xác định độ dự trữ (an to�n) của kết cấu chắn giữ 
(cọc hoặc trụ) chống cắt. Giá trị Vp cũng có thể sử dụng để xác định hệ số ổn định dốc trượt. Trong đó 
cần tính đến lực cắt của kết cấu chắn giữ chôn sâu (giá trị n�y bổ sung cho lực giữ). 

k  Khả năng chống cắt được tính theo tiết diện nghiêng so với trục dọc cấu kiện. 
k  Tính toán theo lực cắt v� theo ứng suất kéo chính có thể thực hiện theo các công thức trong 

các tiêu chuẩn hiện h�nh với việc quy đổi tiết diện tròn sang hình chữ nhật tương đương.  
 
2. Tính toán tiết diện tròn BTCT theo cường độ chịu uốn.  
Tính toán kết cấu cọc, trụ chủ yếu theo tác động của mô men uốn.  
Tính toán kết cấu BTCT chịu mô men uốn cần tiến h�nh: 

- theo tiết diện vuông góc với trục dọc cấu kiện; 
- theo tiết diện nghiêng so với trục dọc cấu kiện; 
- chiều rộng vết nứt vuông góc với trục dọc cấu kiện; 
- theo ứng suất kéo chính. 

k  Khi tính toán tiết diện BTCT theo cường độ giả thiết rằng bê tông không l�m việc chịu kéo, 
to�n bộ lực kéo do cốt thép chịu, còn ứng suất nén trong bê tông có biểu đồ hình chữ nhật (h.6.2).    

  

 
 

 
 
H.6.2. Biểu đồ ứng suất 
chấp nhận  khi tính toán 
theo cường độ 

 Trong giai đoạn phá hoại  ứng suất trong bê tông      
 bằng giới hạn độ bền, còn trong thép – 
 giới hạn chảy. Biết giá trị giới hạn độ bền                  
chịu nén  của bê tông cũng như giới hạn  
chảy của thép th�nh lập được phương trình 
 cân bằng nội v� ngoại lực trong tiết diện, 
 từ đó nhận được các công thức để tính toán 
 kết cấu BTCT về độ bền.                                       
Đối với tiết diện BTCT tròn,ta giả thiết rằng 
 ranh giới giữa v,ng nén v� v,ng 
 kéo đi qua cung nối 2 điểm đường tròn với góc ở 
tâm 2αk. Lúc đó biểu đồ ứng suất trong bê tông 
v,ng chịu nén v� trong cốt thép v,ng nén v� kéo 
tương ứng với các giả thiết nêu trên trong trạng 
thái giới hạn sẽ có dạng trình b�y trên hình 5.2. 

nhieu.dcct@gmail.com



 137 

k Lập phương trình cân bằng nội lực (h.6.3), cho bằng 0 hình chiếu của tất cả các lực tác động 
trong tiết diện cấu kiện lên mặt phẳng ngang: 

 

                                RaF
p
a k Rac F

c
a = RuFb                                               (6.17) 

Trong đó: F p
a , F c

a 3 diện tích tiết diện ngangcủa thép dọc nằm tương ứng trong vùng chịu kéo vX 

nén. 
k  Diện tích tiết diện v,ng chịu nén của bê tông (diện tích tiết diện tròn) bằng: 
 

                                   Fb = )2sin2(
2

2

kk

r
αα −                                      (6.18) 

Trong đó: kα 3theo radian. 

k  Đưa biểu thức (5.18) v�o phương trình (5.17) nhận được: 
 

RaF
p
a k Rac F

c
a =Ru )2sin2(

2

2

kk

r
αα −  

Hoặc:                          )2sin2(
2

2

kk

r
αα − = A                                   (6.19) 

Trong đó: 
 

                                        A = 
2

)(2

rR

FRFR

u

c
aac

p
aa −

                                 (6.20) 

Trong trường hợp khi tất cả cốt thép dọc được d,ng l� thép loại AkI, AkII hoặc AkIII trong đó 
Ra= Rac, biểu thức (6.20) chuyển sang dạng: 

 

                                        A = 
2

)(2

rR

FFR

u

c
a

p
aa −

                                 (6.20a) 

k  Phương trình (6.19) l� phương trình siêu việt có thể giải bằng phương pháp số. Trên cơ sở các 
lời giải phương trình (6.19) xây dựng được quan hệ góc kα từ A (h.6.4) [33].  

 
 

H.6.3. Sơ đồ phân bố ứng suất v� lực trong tiết diện ngang của cọc 
 
k  Vì trong giai đoạn đầu tính toán tiết diện, chưa biết được phần n�o của thép dọc chịu nén, 

phần n�o chịu kéo, góc αk cần xác định theo phương pháp đúng dần.  
k  Nếu ngay lúc đầu chấp nhận rằng phần kéo v� nén của cốt thép dọc bố trí theo các hướng khác 

nhau từ trục 0k0 của vòng tròn (h. 6.3), vuông góc với mặt phẳng uốn, thì hình dạng cuối c,ng của 
v,ng bê tông chịu nén được xác định sau một v�i thao tác. 

k Trong trường hợp, khi cốt thép chịu nén không xét trong tính toán, trong th�nh phần  

)( c
a

p
a FF − cần lấy diện tích tiết diện của tất cả các thanh nằm theo một phía so với trục 0k0. 
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k  Khi tính toán cấu kiện chịu nén cần tuân thủ điều kiện sau: mô men ngoại lực không được lớn 
hơn mô men nội lực. Mô men nội lực có thể tương ứng với trục 0k0, vuông góc với mặt phẳng uốn v� 
đi qua tâm đường tròn: 

                       M ≤ k(RuFbíb +RacF
c
a í c

a + Ra F
p
a í p

a )                          (6.21) 

Trong đó: k3 hệ số điều chỉnh; Zb3 khoảng cách tâm trọng lực vùng chịu nén của bê tông (một 

phần hình tròn) từ trục 030 hoặc tâm vòng tròn; Z c
a , Z p

a 3khoảng cách từ tâm trọng lực tương ứng thép 

chịu nén vX chịu kéo đến trục 030. 

k  Giá trị ớb, ớ
c
a , ớ p

a  xác định theo các công thức sau: 

 

        íb= 
Fb

r k

12

)sin2( 3α
= 

)2sin2(3

sin4 3

kk

kr

αα

α

−
= 

A

r k

3

sin4 3 α
; 

 

                     ớ c
a = 

c
a

c
i

c
i

F

Zf∑
  ;            ớ p

a  =  
p

a

p
i

p
i

F

Zf∑
                       (6.22) 

Trong đó: c
if , p

if 3 diện tích tiết diện từng thanh thép tương ứng vùng chịu nén vX chịu kéo; Z c
i , 

Z p
i 3 khoảng cách ngắn nhất của tâm mặt cắt từng thanh thép đến trục 030. 

k  Trong trường hợp khi thép chịu nén v� chịu kéo lấy các thanh có đường kính như nhau 

( c
if = p

if =fa), biểu thức cánh tay đòn đối với thép chịu nén v� thép chịu kéo có dạng: 

                           íc
a= c

a

c
ia

F

Zf ∑
;             ớ p

a = 
p

a

p
i

F

Zf∑
                           (6.22a) 

 

                                         
 

H.6.4. Quan hệ góc kα với giá trị A 

           

k  Đưa giá trị nêu trên v�o công thức (49), sau biến đổi đơn giản ta nhận được: 
 

M≤ k ( )





++ ∑ ∑ p

ia
c
iacaku ZRZRfrR α33 sin

3

2
                       (6.23) 

k Trong trường hợp khi Rac= Ra (thép loại AkI, AkII hoặc AkIII), công thức tính toán cường độ 
khi chịu uốn có dạng: 

M≤ k ( )





++ ∑ ∑ p

i
c
iaaku ZZRfrR α33 sin

3

2
                           (6.23a) 

Trong đó: F= π. r 23 diện tích toXn tiết diện BTCT; k3 hệ số an toXn, k=0,930,95 
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H.6.5. Tiết diện kết cấu chắn giữ có cốt thép  phân bố đều theo chiều d�i đường tròn. 
 
k Những công thức nêu trên (6.23)k (6.23a) hợp lý nếu khả năng chịu lực cấu kiện chịu uốn được 

xác định xuất phát từ điều kiện phá hoại bê tông v� đồng thời  thép đạt giới hạn chảy.  
k Từ những thí nghiệm đối với tiết diện tròn thấy rằng, cốt thép chịu kéo (mặc d, chỉ thanh thép 

mép biên) đạt đến giới hạn chảy khi vị trí trục trung ho� với góc ở tâm có thể lấy bằng αk= 0,5π.  
k  Giá trị tương tự của góc biên có thể nhận được nếu chiều cao v,ng chịu nén của bê tông thoả 

mrn điều kiện: 
                                               ξ= x/h0 ≤0,55                                              (6.27)     
Trong đó: x=2r.sin2(αk/2) – chiều cao vùng chịu nén của bê tông hoặc mũi của cung tròn ; h0= 

2r 3 a – chiều cao có ích của tiết diện (xem H.6.3). 
Như vậy :   

                         x/h0 = [ ] [ 







≈

− 2
sin

2
sin

2

2 22 kkr
ar

αα
                                    

 

k  Vì vậy 
2

sin 2 kα
≤ 0,55, từ đó αk ≤ 950, do đó có thể cho rằng các công thức nêu trên tính toán 

cấu kiện BTCT tiết diện tròn đặc về cường độ khi uốn đúng với điều kiện sau: 
 
                                                          αk ≤ 900                                                (6.28)   
 
 
 

3. Tính toán mở rộng vết nứt 
Trạng thái ứng suất biến dạng tiết diện tại thời điểm ngay trước khi tạo th�nh vết nứt trong bê 

tông v,ng chịu kéo, có xét đến những giả thiết sau đây [TCXD 356:2005]: 
k  Tiết diện khi uốn vẫn phẳng, biến dạng theo chiều cao tiết diện thay đổi tuyến tính (ph, hợp 

với lý thuyết tiết diện phẳng); 
k   Biểu đồ ứng suất pháp trong v,ng chịu nén của bê tông có hình tam giác v� có góc nghiêng 

khi kéo d�i v�o v,ng chịu kéo, nó cắt thớ biên chịu kéo một đoạn bằng 2Rbt,ser. 
- Biểu đồ ứng suất pháp trong v,ng chịu kéo của bê tông có dạng hình chữ nhật, ứng suất không 

đổi theo chiều cao v,ng chịu kéo đật tới mô men tạo th�nh vết nứt của sức kháng tính toán Rbt, ser. 
k Điều kiện bền nứt của tiết diện: 

                                 MH

plserbt WR ,≤  … Mrp = MCTC                                             (6.29) 

Trong đó: Muk mô men từ tất cả các tải trọng tiêu chuẩn tác dụng theo một hướng từ tiết diện 
đang xét so với trục vuông góc với mặt phẳng uốn (song song với trục trung hoX) v� đi qua trọng  tâm 
v,ng chịu nén của tiết diện (điểm lõi cách xa vùng chịu kéo hơn cả); WT – mô men kháng tiết diện 
quy đổi, có xét đến biến dạng không đ�n hồi của bê tông; Rbt, ser – sức kháng tính toán của bê tông 
chịu kéo khi kiểm tra theo vết nứt; Mrpk mô men do ứng lực P (do co ngót bê tông) đối với trục xác 
định MH (dấu cộng khi hướng quay của Mrp vX Mr ngược nhau, dấu trừ khi chúng trùng nhau). 

                                   Mrp= P(e0p+ r)                                                         (6.30) 
Trong đó: r3 khoảng cách từ trọng tâm tiết diện quy đổi đến điểm lõi, xa vùng chịu kéo hơn cả 

đang xét sự hình thXnh vết nứt, đối với kết cấu chịu uốn thép không căng trước, xác định như sau: 

                                           r= 
ÎAed

red

A

W
                                                         (6.31) 
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Trong đó: Wred3 mô men kháng uốn của tiết diện quy đổi của cấu kiện đối với thớ chịu kéo ở 
biên; Ared3 diện tích tiết diện quy đổi của cấu kiện, có xét đến sự giảm yếu. 

 �ng lực P3 lX ngoại lực kéo (trong cốt thép không căng trước), xác định theo công thức: 

                    P= ''''

ssssspspspsp AAAA σσσσ −−+                                             (6.32) 

 e0p 3 độ lệch tâm, xác định theo công thức: 

                  
P

yAyAyAyA
e sssspspspsssspspsp

p

σσσσ −−+
=

''''''

0                          (6.33) 

3 Trong kết cấu tĩnh định,  e0p  được lấy bằng tổng độ lệch tâm xác định từ tính toán tĩnh học vX 
độ lệch tâm ngẫu nhiên; 

3 Trong kết cấu siêu tĩnh giá trị độ lệch tâm e0p của lực dọc so với trọng tâm của tiết diện quy 
đổi lấy bằng độ lêch tâm xác định từ phân tích tĩnh học kết cấu nhưng không nhỏ hơn độ lệch tâm 
ngẫu nhiên ea; 

3 Độ lệch tâm ngẫu nhiên ea của lực dọc P so với trọng tâm của tiết diện quy đổi, lấy không nhỏ 
hơn 1/600 chiều dXi cấu kiện hoặc khoảng cách của nó giữa các tiết diện liên kết chặn chuyển vị của 
nó vX không nhỏ hơn 1/300 chiều cao tiết diện cấu kiện 

Trong đó: As va A'
s3 diện tích cốt thép không căng trước vX căng trước; σs vX σ '

s 3 ứng suất trong 
cốt thép không căng S vX S'gây nên do co ngót vX từ biến bê tông, xác định theo bảng 6, mục 8 như đối 
với cốt thép kéo trước trên bệ [TCXD 356:2005] ; ysp, y'sp, ys, y's3 tương ứng lX các khoảng cách từ 
trọng tâm tiết diện quy đổi đến các điểm đặt hợp lực của nội lực trong cốt thép căng S vX không căng 
S' (Scan H.1 TC nêu trên) 

 
 
 
H.1 TCXD356 
    Mô men kháng Wpl tương ứng đối với tiết diện tròn đặc cho phép xác định theo công thức: Wpl 

= 2W0, trong đó W0 – mô men kháng đối với mặt chịu kéo tiết diện quy đổi xác định theo quy tắc 
sức bền vật liệu đ�n hồi (có xét đến to�n bộ thép chịu kéo). Vì vậy mô men kháng cần tìm có thể xác 
định gần đúng theo công thức: 

                                                               Wpl = 0,196d3                                              (6.34)  
Trong đó: dk đường kính tiết diện BTCT hình tròn (khi tính toán tiết diện quy đổi, giá trị d cần 

được điều chỉnh tương ứng). 
                                 

              
H.6.6. Sơ đồ tính toán tiết diện cọc nhồi theo điều kiện  mở rộng vết nứt 

 
k  Nếu điều kiện (6.29) không thoả mrn cần tiến h�nh tính toán theo điều kiện mở rộng vết nứt. 

Chiều rộng vết nứt aT vuông góc với trục dọc cấu kiện uốn, 
� Theo TCXD 356:2005 xác định theo công thức: 

                                      aT =
3)1005,3(20 d

ES

S
l µ

σ
ηδϕ −                                  (6.35) 

 Trong đó:  δk hệ số, khi cấu kiện chịu uốn v� nén lệch tâm lấy bằng 1,0 
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ϕ lkhệ số khi có tải trọng lặp, tải trọng thường xuyên v� tải trọng tạm thời d�i hạn đối với kết cấu 
l�m từ: 

+  bê tông nặng:  
* trong điều kiện độ ẩm tự nhiên:  ϕ l= 1,6k15à 
* trong trạng thái bro ho� nước:  ϕ l= 1,2 
* trong trạng thái báo ho� nước v� khô luân phiên: ϕ l= 1,75 
Đối với cấu kiện có yêu cầu chống nứt cấp 2, bề rộng vết nứt, lấy  ϕ l= 1,0 
η k hệ số xét đến ảnh hưởng độ cong đến độ lệch tâm của lực dọc: 
* đối với cốt thép thanh có gờ: η=1,0 
* đối với cốt thép thanh tròn trơn: η=1,3 
* đối với cốt thép sợi có gờ hoặc cáp: η=1,2 
* đối với cốt thép trơn: η=1,4 

  àk h�m lượng cốt thép của tiết diện: lấy bằng tỷ số giữa diện tích cốt thép S v� diện tích tiết diện bê 
tông (b.h0), nhưng không lớn hơn 0,02; 

dk đường kính cốt thép. 
Bề rộng tính theo công thức (6.35) được điều chỉnh trong trường hợp sau: 
a) Nếu trọng tâm của các thanh cốt thép S lớp ngo�i c,ng của cấu kiện chịu uốn, nén lệch tâm, 

kéo lệch tâm với e0, tot≥0,8h0, nằm cách thớ chịu kéo nhiều nhất một khoảng a2>0,2h thì aT cần phải 
nhân với hệ số δa. 

δa= 
3

120 2 −
h

a

 nhưng không lớn hơn 3. 

b) Đối với cấu kiện chịu uốn, nén lệch tâm l�m từ bê tông nặng, bê tông nhẹ với µ≤0,008 v� 
MH2<M0 bề rộng vết nứt do tải ngắn hạn cho phép xác định bằng cách nội suy tuyến tính giữa aT=0 
ứng với mô men gây nứt MCTC v� giá trị aT tính theo chỉ dẫn n�y ứng với mô men M0 = 
MCTC+ψbh2Rbt,ser (trong đó: ψ= 15µα/η) nhưng không lớn hơn 0,6. Khi đó bề rộng vết nứt do tải trọng 
thường xuyên v� tải trọng tạm thời d�i hạn được xcác định bằng cách nhân giá trị tìm được aT do tác 
dụng của tất cả các tải trọng với tỷ số ϕll(MH1kMrp)/(MH2kMrp), trong đó ϕll=1,8ϕl(MCTC/MH2) nhưng 
không nhỏ hơn ϕl, trong đó MH1,MH2k các mô men MH tương ứng với tác động của tải trọng thường 
xuyên, tạm thời d�i hạn v� to�n bộ tải trọng; α= ES/Eb 

� Theo Ma−sep:                         aT = T
a

a
a l

E

σ
ψ                                                  (6.36) 

Trong đó:  

aψ 3 hệ số xét đến sự lXm việc bê tông chịu kéo giữa các vết nứt ; aσ 3 ứng suất trong cốt thép 

chịu kéo; Ea – mô đun đXn hồi của thép; lT3 khoảng cách giữa các vết nứt. 
Hệ số aψ k được xác định theo công thức: 

 

                                                  
H

BT
a

M

M
s '3,1 −=ψ                                                    (6.37) 

Trong đó: MB,,Tk mô men đối với trục vuông góc với mặt phẳng uốn v� đi qua điểm đặt tổng hợp 
lực trong v,ng chịu nén của tiết diện. Mô men n�y do tiết diện bê tông tiếp nhận ngay trước khi xuất 
hiện vết  nứt ( không tính đến thép v,ng chịu kéo).  

MB,,T =0,8 WB,TR
H
P  (ở đây: WB,Tkmô men kháng tiết diện quy đổi có xét đến biến dạng không 

đ�n hồi của bê tông tương ứng với công thức (6.29), không xét đến cốt thép trong v,ng bị drn bởi tải 
trọng ngo�i; s’ – hệ số đặc trưng hình dáng thép thanh v� tính tác động lâu d�i của tải trọng, khi tải 
trọng tức thời lấy bằng: 1,1 cho thanh thép gai; 1,0 k cho thép trơn, khi tải tác động lâu d�i – 0,8 
không phụ thuộc v�o hình dạng các thanh thép. 
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Hệ số aψ  k l� tỷ lệ ứng suất trung bình trong thép chịu kéo giữa các vết nứt đối với ứng suất cốt 

thép trong tiết diện có vết nứt, vì vậy giá trị của nó trong tính toán không thể lấy lớn hơn đơn vị. Sự 
tiếp cận của hệ số aψ  đến 1 có nghĩa l� loại bỏ ho�n to�n sự l�m việc của bê tông v,ng chịu kéo. Do 

chiều rộng vết nứt được xác định cho cấu kiện chịu uốn v� được tính toán theo điều kiện bền nứt 
(6.28), nên tỷ số MBT/M

H không thể lớn hơn đơn vị. Như vậy, giá trị tính toán của hệ số aψ  phải nằm 

trong giới hạn  0,5≤ aψ ≤1. 

ứng suất trong cốt thép σS [theo TCXD 356k2005] 
σS kứng suất trong các thanh cốt thép chịu kéo (hoặc số gia ứng suất) đối với cấu kiện chịu uốn  

                                        σS

zA

ezPM

S

SP
H

.

)( −−
=                                                            (6.38)     

Trong đó: zk khôảng cách từ trọng tâm diện tích tiết diện cốt thép S đến điểm đặt của tổ hợp lực 
trong v,ng chịu nén của tiết diện bê tông phía trên vết nứt, xác định theo công thức: 

                          z= 





















+

+

−
)(2

1
f

2

f

0

'

0
ξϕ

ξϕ
h

h

h

f

                                               (6.39) 

Khi bố trí cốt thép chịu kéo th�nh nhiều lớp theo chiều cao tiết diện trong các cấu kiện chịu uốn, 
nén lệch tâm, kéo lệch tâm có e0,tot≥0,8h0, ứng với σS tính theo công thức (6.36) cần phải nhân với hệ 
số δn. 

                                    δn= 
1

2

axh

axh

−−

−−
                                                   (6.40) 

Trong đó: x = ξh0 
a1, a23 khoảng cách từ trọng tâm diện tích tiết diện của toXn bộ cốt thép S vX của lớp cốt thép 

ngoXi cùng đến thớ bê tông chịu kéo nhiều nhất. 

                       ϕf =
( )

0

''

2

bh

Ahbb Sff ν

α
+−

                                                 (6.41) 

ξ= 

55,11

5,1

..10

)(51

1

0

,
∓

h

e totS

fϕ

αµ

λδ
β

+
±

++
+

 nhưng lấy không nhỏ hơn 1,0. Số hạng thứ 2 lấy dấu + khi 

lực Ntot l� nén, lấy dấu trừ khi Ntot kéo; hệ số β =1,8, đối với bê tông nặng v� bê tông nhẹ; 

δ =
serb

H

Rbh

M

,

2

0

;  λ = 









−

0

'

2
1

h

h f
fϕ ; eS, tot =

tot

H

N

M
 

(Đối với cấu kiện tiết diện chữ nhật hoặc chữ T có cánh trong vùng chịu kéo, trong công thức 
tính λ  vX tính z thay hf' bằng 2a' hoặc hf' =0 tương ứng khi có hoặc không có cốt thép S'; bf'3 chiều 
rộng tính toán của cánh chữ T)  

theo Theo Mal−sep: ứng suất aσ trong thép chịu kéo khi tính toán chiều rộng vết nứt ở cấu kiện 

chịu uốn có gía trị: 

                                    
P

a

H

a
Fz

M

1

=σ                                                                        (6.42) 

Trong đó: z13 khoảng cách từ tâm trọng lực diện tích tiết diện thép chịu nén tới điểm đặt tổng 
hợp lực trong vùng chịu nén của tiết diện trên vết nứt (tay đòn cặp nội lực).  

nhieu.dcct@gmail.com



 143 

k  Khoảng cách z1 của cọc BTCT chịu uốn tiết diện tròn có thể xác định như tổng khoảng cách từ 
tâm hình học tiết diện đến các điểm đặt tổng hợp lực trong v,ng chịu nén v� chịu kéo. 

 k  Tuy nhiên, cách l�m như vậy đối với tiết diện tròn l� quá phức tạp v� độ chính xác không cao, 
vì vậy khoảng cách z1 được xác định theo công thức: 

                                        ớ1 = h0(1 – 0,5ξ)                                                           (6.43) 
Trong đó: ξ = x/ h0 – chiều cao tương đối vùng chịu nén của bê tông trong tiết diện có vết nứt. 
k  Chiều cao tương đối của v,ng chịu nén tìm theo công thức thực nghiệm cho tiết diện chữ nhật 

có dạng sau: 

                                       ξ =

n

L

.10

51
8,1

1

µ+

+
+

                                                    (6.44) 

Trong công thức đó: 

                                      L = 
H
u

H

Rhb

M
2

01

;   µ =
01hb

F P
a                                           (6.45) 

 
Đối với cấu kiện BTCT tiết diện tròn đặc, có thể sử dụng công thức (6.44) v� (6.45) với điều 

kiện quy đổi hình tròn th�nh hình chữ nhật tương đương: 
 
                               h0 = dka = 2r – a;  b1 =0,5n.r                                            (6.46) 
 
Khoảng cách giữa các vết nứt lT được xác định theo công thức: 
 
                                     lT = k1n.u.η                                                                  (6.47) 
Trong đó: η3 hệ số phụ thuộc vXo loại thép chịu kéo, lấy bằng 0,73 đối với thép thanh có gờ; 

bằng 13 đối với thép thanh trơn cán nóng; bằng 1,253 đối với thép sợi thông thường sử dụng trong 
khung hXn vX trong các lưới thép. 

Những giá trị còn lại trong công thức (6.47) bằng: 

                             K1 = 2
1

−
nzF

W
P

a

T  ;     n = 
b

a

E

E
;     u = 

s

F P
a                              (6.48) 

Trong đó: s 3 chu vi tiết diện cốt thép. 
k   Có thể sử dụng những công thức (6.36 v� 6.37), (6.44 đến 6.47) để xác định cả  chiều rộng 

vết nứt vuông góc với trục dọc cấu kiện BTCT, trên các đoạn có biểu đồ mô men uốn thay đổi, nghĩa 
l� trên các đoạn, nơi ngo�i mô men uốn có cả lực cắt. 

k  Tính toán theo sự hình th�nh v� mở rộng vết nứt nghiêng có thể được tiến h�nh độc lập với 
tính toán sự tạo th�nh v� mở rộng vết nứt vuông góc với trục cấu kiện.  

k  Chiều rộng vết nứt vuông góc với trục dọc cấu kiện khi biểu đồ mô men uốn biến đổi được 
xác định trong tiết diện có mô men cực đại.  

k  Chiều sâu của các vết nứt ban đầu hT ở v,ng chịu nén  không được lớn hơn 0,5h0. Giá trị hT 
được xác định theo công thức  

                                           hT= hk (1,2+ϕm)ξh0                                                    (6.49) 
  Trong đó: ϕm tính theo công thức đối với vết nứt ban đầu:  

ϕm= 
rp

H

plserbt

MM

WR

∓±

,
 nhưng không lớn hơn 1,0, mô men được coi l� dương nếu gây kéo cốt thép 

S. 
ν3 hệ số đặc trưng trạng thái đXn 3 dẻo của bê tông vùng chịu nén, lấytheo bảng (bảng 34 TCXD 

35632005) 
 
6.5. Tính toán tường chắn có trụ cọc khoan nhồi 

nhieu.dcct@gmail.com



 144 

 
k  Lựa chọn loại kết cấu tường chắn chôn sâu phụ thuộc v�o giá trị áp lực gây trượt, chiều dầy 

khối trượt, trạng thái  khối trượt khả dĩ trong quá trình xây dựng v� những yếu tố khác.  
k  Vấn đề quan trọng trong sơ đồ tính toán l� việc xác định áp lực trượt phân bố trong từng mặt 

cắt tính toán giữa các cọc, trụ riêng biệt của kết cấu chắn giữ.  
k  Khi thiết kế các cọc theo một h�ng (hoặc một số h�ng) trong đất tương đối ổn định, khoảng 

cách giữa chúng có thể được dự kiến xuất phát từ lý thuyết hiệu ứng vòm (L.K.Ginzburg, 
Miturxki.C.H) (H.6.7). 

k Trên cơ sở đó, ta có thể xác định lực ngang tác dụng lên từng cột khung – cọc (ví dụ: E*
tr= 

Etrb/3, trong đó b k khoảng cách giữa các cọc. Cọc chịu tải trọng như vậy được tính như cọc chôn sâu 
chịu tải ngang.  

k  Khi có nhiều dry cọc thì áp lực được coi l� phân bố đều giữa các dry cọc. Sơ đồ tính toán kết 
cấu chắn giữ nhiều dry cọc có thể quy về dạng khung (hình 4.8). Sơ đồ tính toán khung v�  tải trọng 
tác dụng lên nó xác định như sau:  

+ Trước tiên cần tính toán cọc đơn chịu tải trong ngang, xác định mômen uốn lớn nhất (Mmax) 
trong cọc đó. 

+  Sau đó ta chia Mmax cho E*
tr tác dụng tại cọc đó tìm được cánh tay đòn a (xem H.6.8), đó l� 

khoảng cách từ điểm đặt lực đến vị trí ng�m quy ước.  
+  Sau khi tìm được vị trí ng�m ta giải khung, trong đó giá trị chôn sâu v�o nền đất của từng cọc 

hi được lấy theo kết quả tính toán từng cọc chịu tải ngang.  
+  Khi tính toán khung, tải trọng E*

tr có thể lấy tải tương ứng phân bố theo chiều d�i từng cọc. 
 Khi tính toán cho 1 h�ng cọc đ�i cọc có thể không cần tính đến (thiên về an to�n). 

                                          

 
H.6.7. Mô hình giả thuyết tường đất – cọc 

13 kết cấu chắn giữ; 23 phần đất chịu lực 

                                          
                                      Hình 6.8. Sơ đồ tính toán kết cấu chắn giữ 

 
k Khi tính toán theo sơ đồ nêu trên, lực nén trong các chi tiết rất nhỏ có thể đưa v�o tính chịu 

uốn, không cần tính đến tác dụng lệch tâm. 
k  Sự phá hoại tổng thể của hệ kết cấu chắn giữ có thể xảy ra khi hệ cọc bị cắt, bị uốn, trượt đất 

giữa các cọc, trượt đất phía trên kết cấu chắn giữ, phá hoại nền của kết cấu chắn giữ.  
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k  Khi lực gây trượt rất lớn cọc có thể l�m dạng rỗng, khi dốc d�i có thể l�m một số dẫy cọc cách 
nhau, chân cọc chôn ở độ sâu khác nhau. 

k  Thép chịu lực bố trí trong cọc sử dụng thép cán bình thường bố trí không đều, tập trung về 
phía tác dụng của lực trượt. Khi cọc chịu tải ngay trong quá trình thi công thì nên d,ng cốt cứng (ray, 
thép hình…). 

� Đối với tường chắn có trụ cọc nhồi, việc xác định khoảng cách giữa các cọc (trụ), độ 
sâu chôn cọc có ý nghĩa quan trọng. Tuỳ thuộc v�o đặc tính cơ lý của đất nền, áp lực nước ngầm, khi 
tính toán khoảng cách giữa các cọc có thể kể đến hoặc không kể đến sự tạo vòm đất giữa các cọc   

6.6. Trường hợp có kể đến sự tạo vòm đất giữa các cọc 
k  Từ điều kiện đảm bảo không phá hoại đất giữa các cọc, khi xác định khoảng cách giữa chúng 

có thể sử dụng lý thuyết tạo vòm của M.M. Prôtdiakonop, K. Terxaghi, H.A. Xưtovích… 
k Trong quá trình xuất hiện hiệu ứng vòm xảy ra sự phân bố lại ứng suất (tăng ứng suất cắt 

ngang theo bề mặt v� giảm  ứng suất đứng trong v,ng khối chuyển dịch), nghĩa l� thay đổi hệ số áp 
lực hông. 

k  Nếu cho rằng khối đất chịu lực được tạo ra khi xuất hiện hiệu ứng vòm, có dạng cung tròn thì 
mô hình khối đất k cọc chống trượt có thể được trình b�y như  H.6.9 [33]. 

 

                                                    
H.6.9. Sơ đồ khối đất chịu lực 

 
k  Để đơn giản hoá có thể coi vòm chịu lực có dạng parabôn khớp hai đầu do tiếp xúc giữa đất v� 

chi tiết chắn giữ không cứng tuyệt đối.  
k Theo lý thuyết cơ học kết cấu, đối với tải phân bố đều qv, phản lực tại các trụ Rv =qv.b/2, lực 

đạp Rh =qvb
2/8f, trong đó bk khoảng cách cần tìm giữa các chi tiết chắn giữ hoặc nhịp cung vòm. 

k  Phản lực Rv sẽ bị triệt tiêu nhờ ma sát ở chân vòm v� lực dính với v,ng đất không chuyển động 
bên cạnh trên chiều d�i f. Giá trị f k Độ cao của vòm đồng thời l� chiều d�i  bề mặt dính kết (giá trị f 
lX khoảng cách trên đó sức kháng cắt có hiệu quả). 

k  Biểu thức để triệt tiêu phản lực Rv khi chấp nhận chiều d�y cung bằng 1 đơn vị sẽ có dạng 
(theo lý thuyết bền của Morek Culông): 

 
                              Rv= Rh. tg ϕ +cf                                                   (6.50) 

Trong đó: ϕϕϕϕ vX cJ tương ứng lX góc ma sát trong vX lực dính của đất chiều dXy 1m. 
k  Độ cao của vòm có giá trị như sau: 
 

                                  f = b
c

ctgqqq vvv

4

.22 ϕ−±
                                                  (6.51) 

k Tải phân bố đều tác dụng lên vòm chính l� áp lực gây trượt m� chúng ta đang muốn phân bố 
lên cọc hoặc trụ.  

Biểu thức để xác định phản lực Rv xét đến chiều d�y khối đất (giá trị trung bình khi có nhiều lớp 
đất): 

                               Rv =Rhtgϕtr + ctbhtbf                                             (6.50a) 
 
Độ cao của vòm (chính xác hơn l� khoảng cách, trên đó sức kháng cắt có hiệu quả) như sau: 

                                          f =ζb                                                          (6.52) 
Trong đó ký hiệu: 
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                                  ζζζζ  =  
tbtb

tbtbtbopopop

ch

tgchEEE

4

22 ϕ−+
                                     (6.53)                       

Trong đó: E0P3  lực gây trượt tác dụng lên cọc; htb 3chiều cao trung bình của tường chắn; tbc vX 

tbϕ 3 tương ứng lực dính vX góc ma sát trong trung bình của các lớp đất phía sau tuờng chắn. 

k  Do sự phân bố lại áp lực trượt xảy ra theo đường nằm trên chân vòm quy ước, nên tỷ lệ giữa 
các áp lực trong 2 hướng có thể lấy bằng tỷ lệ lực đạp của cung đối với phản lực vuông góc với nó:                     

                        ξ = 
b

b

f

b

bq

fbq

R

R

v

v

v

h

.442/

8/2

ς
===   

 
Vì vậy giá trị  hệ số áp lực hông trung bình trên to�n bộ chiều d�y khối trượt khi xuất hiện hiệu 

ứng vòm có thể lấy bằng: 
                                       ξ=1/4ζ                                                        (6.54) 

k Theo L.K.Ginzburg, khi hệ số chiếm không gian của cọc trong kết cấu chắn giữ v= 0,5, khoảng 
cách lớn nhất giữa các cọc trong trạng thái cân bằng giới hạn như sau: 

                                   b  =
αζ

ϕζαζ

cos2,0

)2(cos6

2

2

op

tboptbtb

E

tgEhc −−
                              (6.55) 

Trong đó: ζζζζ xác định theo biểu thức  (6.53). Tuy nhiên biểu thức nêu trên chỉ ph, hợp với đất 
dính. 

 
� Khi bố trí các cọc th�nh một số h�ng theo chiều ngang (vuông góc với đường trượt), 

khoảng cách giữa chúng f  không được nhỏ hơn khoảng cách f, nghĩa l� f ≥ f = ζb, lúc đó kết cấu 

chắn giữ sẽ l�m việc như tường cọc k đất. Theo nguyên tắc ζ ≥ 1 do đó khoảng cách giữa các h�ng cọc 

chắn f không được nhỏ hơn khoảng cách giữa các cọc trong h�ng b, nghĩa l� f ≥ b.  

         k   Khi xác định giá trị  b theo lý thuyết dẻo, khoảng cách giữa các h�ng f  có thể nhỏ hơn giá trị 

ζb chút ít vì trong điều kiện đó vòm có thể không tạo ra. Trong những trường hơp như vậy N.N. 
Maxlôp đề nghị xác định khoảng cách giữa các h�ng cọc theo công thức: 

                                                    f ≥≥≥≥ (bkd)/2 tgϕ                                                (6.56) 
 k  Trong trường hợp trạng thái dẻo có tích tụ trượt, khoảng cách giữa các cọc chắn giữ sẽ được 

xác định bằng các điều kiện phá hoại dẻo của đất trong khoảng trống giữa chúng. Lúc đó ứng suất cực 
hạn theo lý thuyết dẻo có thể xác định theo công thức sau:   

 
                                σkp = 2ctb (1+π/2)d/b                                           (6.57) 

 
Như vậy, sự phá hoại đất giữa các cọc có thể xẩy ra, nếu áp lực gây trượt trong tiết diện đang xét 

lớn hơn áp lực cực hạn n�o đó xác định theo công thức (6.57). Nếu quy ước cho rằng, theo chiều cao 
tiết diện thẳng đứng, áp lực gây trượt phân bố đều (thiên về an to�n) thì đồng thời ứng suất cực hạn sẽ 
bằng: 

  
                                          σkp =Eop/htb                                               (6.58) 

 
Từ biểu thức (5.57) v� (5.58) tìm được khoảng cách giới hạn giữa các cọc theo lý thuyết dẻo: 
 
 

                                  b =                                                                                 (6.59) 
2htbdctb(1+π/2) 

              Eop 
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Theo số liệu của L.K.Ginzburg, nền đất đối với kết cấu chắn giữ được phân loại như sau: 
 
Bảng 6.2. 
Nhóm 

đất quy ước 
Lý thuyết 

ứng dụng 
Đặc tính của đất 

I Hiệu ứng 
vòm CT (6.55) 

Cát, dăm sạn, á cát có góc ma sát trong ϕ≥4, ¸ sét v� 
sét có chỉ số dẻo IL≤ 0,4 v� góc ma sát trong ϕ≥4, sét lẫn đá, 
đất nửa đá (đá vôi rời rạc, sét kết, alerolit…) 

II Lý thuyết 
dẻo, CT (6.59) 

¸ cát dẻo, á sét v� sét có chỉ số dẻo IL> 0,4 hoặc góc 
ma sát trong  ϕ<4, đất có chứa lượng than b,n lớn, b,n, các 
thấu kính phún thạch, đất nhóm trong điều kiện nhất định 
n�o đó có thể chuyển sang đất nhóm II (mực nước ngầm cố 
định cao, khu vực có tải trọng động lớn hoặc tải động đất 
l�m cho đất bị phân rr, trong điề kiện độ bền v� từ biến lâu 
d�i…) 

 
Các công thức trên (6.55 v� 6.59) có thể sử dụng để sơ bộ xác định chiều rộng v,ng dốc trượt, 

trong đó áp lực trượt tác dụng lên trụ chôn sâu trong điều kiện khối trượt cắt qua nó. Ví dụ khối trượt 
cắt qua trụ cột điện hoặc trụ đỡ ống dẫn dầu đứng độc lập có áp lực gây trượt trên phạm vi chiều rộng 
lớn hơn trụ (do ảnh hưởng của lực ma sát v� lực dính). 

 
 
6.7. Tính toán một số chi tiết chỗng đỡ tạm thời vách hố đ�o sâu trong quá trình thi công . 
Trong trường hợp đất thuần cát hoặc các loại đất có lực dính nhỏ có áp lực nước ngầm, khả năng 

tạo vòm l� rất nhỏ.  Khoảng cách giữa các cọc trong trường  hợp n�y có thể sơ bộ theo bảng 6.3. 
                                                                                                                    Bảng 6.3. 
 
Đường kính hoặc bề rộng cọc Cọc chữ nhật Cọc tròn 

bp≤1m b1= 1,5bp +0,5 b1 =0,9 (1,5bp +0,5) 
bp>1m b1 =bp+1 b1= 0,9 (bp+1) 

 
k  Chiều rộng tính toán áp lực đất trong trường hợp n�y b1 = 0,5(L1 +L2); L1 v� L2k khoảng cách 

từ  tim 2 cọc lân cận trong h�ng cọc tới tim cọc đang xét. Khoảng trống giữa các cọc được bố trí vách 
chắn chịu lực. 

 k  Trong trường hợp n�y to�n bộ áp lực chủ động của đất (theo Culông)  mặt ngo�i,  theo to�n 
bộ chiều d�i vách chắn v� áp lực bị động của đất mặt trong theo dải từ đáy đường hầm tới cao độ chân 
tường (hình 6.10) được tập hợp từ nhịp  bằng khoảng cách giữa các trục cọc lân cận tác dụng lên vách 
chắn v� chuyền lên cọc. 
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H.6.10. Cọc dạng tường chắn BTCT cho th�nh hầm (aJd) 
  1. lỗ khoan; 2. cọc 3 cột; 3. panen tường; 4. đệm cát; 5. BTCT đổ tại chỗ 

  
 
+   Khoảng trống giữa các cọc cần phải bố trí vách chắn tạm thời. 
+   Tường vách như vậy có thể có dạng phẳng hoặc dạng vòm, có thể đổ tại chỗ hoặc lắp ghép ( 

h.6.11).  
+  Các chi tiết chống đỡ gồm có: tấm vách (ván lót) v� dầm đỡ (dầm đai) (h.6.11e) v� thanh 

chống hoặc neo. 
k  Tấm vách (ván lót) chuyền tải trọng từ đất lên cọc có thể đặt nằm ngang hoặc thẳng đứng: 
+  Khi tấm vách bố trí nằm ngang thì dầm đỡ d,ng các cọc lân cận hoặc bổ sung dầm đỡ đặt 

thẳng đứng; 
+  Khi tấm vách bố trí thẳng đứng thì dầm đỡ đặt nằm ngang. Tấm vách được tính toán chịu uốn 

như dầm 1 nhịp (h. 5.11b). Do áp lực chủ động của đất thay đổi theo chiều sâu, tính toán tấm vách 
tiến h�nh theo từng đoạn cao d = 2k3m, trong giới hạn đó đặt tấm có chiều rộng như nhau. 

 k  Giá trị áp lực chủ động lớn nhất của đất lên cọc được xác định theo công thức: 
                     qn = γ .( H+H3 ). tg

2 (450 k ϕ/2)                                    (6.60) 
k   Giá trị áp lực bị động lớn nhất của đất lên cọc được xác định theo công thức: 
                     qn = γ . H3 . tg

2 (450 + ϕ/2)                        (6.61) 
 Trong đó: γ 3 Trọng lượng riêng của đất; H3 – Chiều sâu tường kể từ  đáy đXo; ϕ 3 Góc ma sát 

trong của đất; H3 chiều sâu hố đXo. 
 Chiều sâu đặt tường hoặc vách kể từ đáy hố đ�o H3 trong đất rời có thể định hướng tính toán 

bằng H/2, còn trong đất chặt – H/3 – H/4, ở đây: H – Chiều sâu hầm. 
 k  Trong các đất có góc ma sát trong ϕ > 400, chiều sâu đặt tường vách nên xác định từ điều 

kiện, sao cho áp  lực lớn nhất của cọc lên đất không vượt quá sức kháng nén tính toán của đất. 
 k  Chiều sâu ng�m tường quy ước H0 v�o đất từ đáy hố đ�o xác định dựa v�o độ sâu hầm v� 

góc ma sát trong của đất ϕ. Ví dụ: khi chiều sâu hố đXo hơn 4m giá trị H0 được xác định như sau: 
 Khi ϕ = 200; H0 = 0,25H; Khi ϕ = 300; H0 = 0,08H; Khi ϕ = 350, H0 = 0,035H. 
Với các giá trị khác của ϕ, H0 có thể xác định bằng cách nội suy tuyến tính. 
 

 
H.6.11.SƠ đồ tính toán gia cường tạm thời cho th�nh hầm: aJJdJcọc; eJtấm vách ngăn; mJ

giằng ngang: 1. cọc; 2. giằng ngang; 3. giằng chống; 4. neo; 5. tấm vách chắn 
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k  Để tính toán sơ bộ tường chắn cọc cho hố đ�o có thể sử dụng biểu đồ (h.6.11a,b) do Viện giao 
thông ngầm lập (M.B.Markop, B.B.Kotop – Tính toán gia cố cọc cho hầm). 

k  Trên đoạn của từng tầng, có thể tính toán tấm dưới chịu tải phân bố đều với cường độ: 
                        qp  = bd . qH                                                        (6.62) 

Trong đó: qH 3 áp lực bên của đất tại mức giữa của tấm dưới; bd – Chiều rộng tấm. 
k  Chiều d�y cần thiết của tấm δ có thể xác định từ điều kiện độ bền 

                                                Mmax . wd ≤ Ru,                                                   (6.63) 
 Trong đó: Ru – Cường độ tính toán chịu uốn của gỗ; wd – Mô men kháng của thiết diện tấm, 

theo công thức: 

                 uH
d Rq

a
/3

2
≥δ                     (6.64) 

 Trong đó: ad – Nhịp tính toán của tấm vách. 
k  Để sơ bộ xác định chiều d�y tấm vách có thể sử dụng biểu đồ của Viện công trình ngầm (h. 

6.12b). Trong tất cả các trường hợp, chiều d�y nhỏ nhất của tấm vách lấy bằng 5cm. 
k  Dầm đỡ được tính toán theo sơ đồ dầm liên tục nhiều nhịp với nhịp bằng khoảng cách giữa các 

trục thanh chống ngang hoặc neo chịu các lực chuyền từ cọc (hình 6.11m). 
 

 
H.6 12. Biểu đồ tính toán cọc công xôn (a), cọc có 1 tầng chống/neo (b) 

v� tấm vách (c) 
   6.8. Một số lưu ý khi sử dụng cọc nhồi gia cường cho tường chắn 
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k Khi thiết kế kết cấu tường chắn có sử dụng cọc nhồi, cũng như bất kỳ cơ cấu chống trượt n�o  
cần phải phân tích kỹ điều kiện địa chất công trình v� điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực gia cường. 
Thông thường hố khoan khảo sát địa chất cách nhau không nên quá 10m.  

k Trong các đất tương đối tốt tường chắn giữa các cọc nhồi được xây dựng chủ yếu theo cấu tạo, 
v� chống thấm cho công trình khi cần thiết.  

k Trong các đất chảy hoặc chịu sự phân rr lớn, thiết kế cọc trong kết cấu chắn giữ cần kết hợp 
tường đặc. Tường chắn như vậy được xây dựng (ví dụ bằng phương pháp “tường trong đất”). Tường 
chắn giữa các cọc, trụ được tính toán như dầm hoặc bản tuỳ theo tỷ lệ kích thước chiều d�i v� chiều 
rộng của tấm tường.   

k Khi độ dầy v� chiều d�i khối trượt lớn (áp lực khối trượt lớn) có thể thiết kế một số h�ng kết 
cấu chống trượt hoặc sử dụng cụm cọc có đ�i hình chữ nhật kết hợp xây dựng trên nó tường chắn đất. 

k Cần lưu ý rằng việc giảm giá th�nh xây dựng công trình chắn giữ thường đạt được bằng cách 
sử dụng đồng thời nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên kết cấu công trình chống trượt. Ví dụ khi 
xây dựng hệ thống thoát nước sẽ giảm được một phần hoặc ho�n to�n áp lực thuỷ tĩnh trong mái dốc.  
Hiệu quả hơn l� sử dụng hệ thống đối trọng kết hợp với kết cấu chắn giữ. Khi bố trí khối đối trọng 
phía nhánh trên mặt trượt cực hạn, áp lực trượt tính toán có thể giảm đi rất nhiều. 

k Khi thiết kế kết cấu chắn giữ từ cọc nhồi cần tính đến rằng chi phí bê tông thực tế cho một cọc 
thường lớn hơn so với thể tích hình học của cọc thiết kế. Điều đó xảy ra do việc tăng tất yếu đường 
kính khi khoan lỗ, khả năng sụt lở từ th�nh hố khoan, xuất hiện các lỗ rỗng trong khối đất …Hệ số 
tăng thể tích thực tế của cọc thay đổi từ 1,05 (trong đất khô, ổn định) đến 1,5 (trong đất sỏi sạn, v� đất 
phún thạch). Giá trị thực của hệ số nêu trên cần đựơc xác định theo điều kiện địa chất công trình cụ 
thể bằng cách thi công các cọc thí nghiệm hoặc xác định tương ứng khi thi công cọc thực tế. Cũng có 
thể sử dụng kinh nghiệm của các tổ chức xây dựng đr thực hiện cọc khoan nhồi trong điều kiện đất 
tương tự. 

 
Ví dụ tính toán tường chắn trụ cọc khoan nhồi: 
 
1. Đặc điểm, vị trí công trình áp dụng tính toán. 
         Mái dốc thuộc khu vực tỉnh Tuyên Quang cao khoảng 20m, chiều d�i theo mặt đường 

khoảng 150m. Đất ở đây thường xuyên sạt lở mặc d, đr có nhiều biện pháp bảo vệ như: San gạt hạ 
thấp mái dốc, xây tường chắn bằng BTCT xong vẫn xảy ra sạt lở. 

  2. Đặc điểm địa chất. 
 Theo kết quả khảo sát, điều kiện địa chất tại các hố khoan như sau: 
           + Lớp 1: Đất đắp, đất trồng trọt: Sét pha m�u xám đen, xám v�ng, xám nâu, chiều d�y 

thay đổi từ 0,4 – 2,2m. 
          + Lớp 2: Sét m�u xám v�ng, nâu đỏ, xám ghi có lẫn ít dăm sạn, trạng thái dẻo mềm đến 

dẻo cứng có chiều d�y thay đổi từ 0,4 – 3,6m. 
          + Lớp 3: Sét pha m�u xám v�ng, xám trắng, xám ghi trạng thái dẻo cứng tại độ sâu từ 3,0m  

– 3,6m.  Chiều d�y lớn hơn 12m (chưa xác địnhk do hố khoan chưa qua hết lớp n�y) 
     3. áp dụng Tính toán 

     Ta xem xét sơ đồ gia cường mái dốc trình b�y trên hình 3.1.  
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Hình 6.13.VD. Sơ đồ khối trượt v� biếu đồ áp lực gây trượt 

13 mặt mái dốc             23 mặt trượt tính toán 

          Kết cấu chống trượt tốt nhất bố trí tại điểm 1 (cao hơn so với mái dốc có áp lực trượt lớn; 
thấp hơn so với mái dốc có thể không đạt được hiệu quả gia cường do vượt ra khỏi mặt đất, ngo�i ra 
thấp hơn công trình hiện có). Kết cấu chắn giữ tốt nhất sử dụng kết hợp kè chắn đất. Chúng giảm áp 
lực trượt trong tiết diện tính toán v� ngăn ngừa trượt đất qua công trình (tính toán n�y ta bỏ qua). áp lực 
trượt tổng cộng trong tiết diện tính toán có xét đến tường chắn nhận được bằng E op  =110kN/M. 

Chọn phương án kết cấu chắn giữ từ hai h�ng cọc khoan nhồi BTCT đường kính d = 0,8m, chiều 
d�i l CB = 9,2m (sẽ được tính toán kiểm tra). Phía trên cọc được liên kết đ�i c,ng tường chắn BTCT giữ 

khối đất phía sau. Gia cường tiết diện của từng cọc được thực hiện từ 15 thanh thép  chịu lực đường 
kính 20mm, loại CkII. 

Lực đi qua từng cấu kiện chắn giữ bằng: 

                            E '

oP  = .1102/2.110
2

.
kN

bEOP ==   

Để tính toán cọc khoan nhồi chịu tải trọng ngang, ta xác định lực ban đầu theo công thức (6.5): 
Q 0  = 110kN; M 0  = 110.1,9 = 209 KN.M 

Tính toán chiều rộng tiết diện cọc b P = d = 0,8. Theo công thức (6.10) ta tìm ứng suất giới hạn 

của đất tại điểm nằm ở 1,5m thấp hơn mặt trượt: 
        Rz = 1.1.(17,8.7,1. tg17 +24,3)4/cos17 = 260KN/M2 
Lực dính trong đất nằm thấp hơn mặt trượt theo số liệu khảo sát địa chất khoảng 24,3KN/M2. Độ 

sâu cọc khoan nhồi thấp hơn mặt trượt tính theo công thức (6.13): 

     mhh 42,3
260.8,0.3

260.8,0.209.36110.25110.5
1

2

1 =→=
++

≥  

Ta xác định những thông số cơ bản của kết cấu chắn giữ: hệ số tỷ lệ m = 6000kN/M4 (xem bảng 
6.1; mô đun đ�n hồi của bê tông mác 300, E b =3.15.105kG/cm2; mô men quán tính tiết diện quy ước 

I h  =I b +nIa = 0,0491.754+7.15.0,0491.24 =13,2.105cm4; độ cứng tiết diện EI = 0,85E B In = 

0,85.3,15.105.13,2.105= 35.1010kG.cm2 = 35,4.104kN.m2. 
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Hình 6.14.VD Sơ đồ kết cấu chống trượt 

13 mặt trượt tính toán                      23 cọc khoan nhồi 

 
Hệ số biến dạng tính theo công thức (6.4): 

                      α c  = M/1...415,0
354000

8,0.6000
5 =  

Chiều sâu chôn cọc quy đổi ta tìm theo biểu thức(6.3): 

                       87,15,4.415,01 ==h  
Do 1h < 2 ta lấy độ cứng tiết diện EI=∞. Ngo�i ra, với lượng dự trữ n�o đó có thể coi đầu dưới 

của cọc tự do, lúc đó các thông số chuyển vị đơn vị ta xác định theo các công thức sau: 

       
2

1.

18

hbm P

QQ =δ
 ;   

3

1.

24

hbm P

MQQM == δδ
; 

4

1.

36

hbm P

MM =δ
 

;000078,0
4.8,0.6000

24
;00023,0

4.8,0.6000

18
32

===== MQQMQQ δδδ  

000029,0
4.8,0.6000

36
4

==MMδ  

Chuyển vị của cọc tại cao độ mặt trượt bằng: 

y 0  = 
;; 00000 MQMQ MMMQQMQQ δδϕδδ +=+
 

y 0  =0,00023.110+ 0,000078.209 = 0,042; 

0ϕ  =0,000078.110 + 0,000029.209 =0,0146. 

Sử dụng công thức (6.6) v� (6.8) ta viết biểu thức để xác định các thông số cần tìm y 0 , 0ϕ , M z , 

Q z v� zσ . 

                              y z  = 0,042 – 0,0146z;  zϕ  = 0,0146;  
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zzzM z .110209
12

8,0.6000
.146,0

6

8,0.6000
.042,0 43 +++−=  

          110
3

8,0.6000
.0146,0

2

8.0.6000
.042,0 32 ++−= zzQz  

  zz yz..6000=σ  

Kết quả tính toán các thông số nêu trên thể hiện trên h.6.15VD 
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Hình 5.15.VD Kết quả tính toán kết cấu chắn giữ chịu tải trọng tác động ngang. 

1k mặt trượt tính toán                 2k cọc khoan nhồi 
Biểu đồ võng y z  đặc trưng cho biến dạng cọc như biến dạng thanh tự do (không có tấm đ�i cọc). 

Do ta chấp nhận cọc như kết cấu chắn giữ cứng tuyệt đối, góc xoay tính được của nó zϕ  không lớn 

(trong hệ khung giá trị đó còn nhỏ hơn). Biểu đồ M z  v� Q z  biểu thị mô men uốn v� lực cắt theo chiều 

d�i cấu kiện (cao hơn mặt trượt, những biểu đồ đó được xây dựng tương ứng với các nguyên tắc chung 
của cơ học kết cấu). Trên biểu đồ áp lực zσ  đồng thời được xây dựng biểu đồ ứng suất giới hạn của 

đất R z , tính theo công thức (6.10) cho các giá trị  z  khác nhau. Do biểu đồ zσ  thực tế ho�n to�n nằm 

trong biểu đồ R z , chiều sâu lựa chọn chôn cọc khoan nhồi h1 = 4m đạt yêu cầu (điều kiện cường độ 

của đất thoả mrn). 

Mô men uốn cực đại M max = 291,3KN.M. Vì vậy khoảng cách từ điểm đặt lực E '

op  đến ng�m quy 

ước cột khung: 

              m
E

M
a

op

7,2
110

3,291
'

max ===  

Chiều d�i cột khung (từ dầm đến ng�m, xem H.6.14VD v� 6.16VD): 
                           L= hkl 0 +a =5,2k1,9+2,7 = 6M 

Sơ đồ tính toán khung có dạng trình b�y trên h.6.16.VD Giải khung đó được biểu đồ mô men uốn 
thể hiện cũng trên hình đó. 

Khoảng cách cực trị giữa các cọc khoan nhồi xác định theo công thức (6.55), sơ bộ tính giá trị  ζ 
theo công thức (6.53): 

          4,0
20.6,5.4

3,0.20.6,5.110.2110110 2

=
−+

=ζ  

          
( )

mb 27,11
829,0.4,0.110.2,0

3,04,0.2110829,0.6,5.20.4,0.6
2

〉=
−−

=  

Khoảng cách giữa các cọc khoan nhồi được lựa chọn thoả mrn điều kiện đất không bị phá hoại. 
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Hình 6.16.VD. Sơ đồ tính toán khung với các biểu đồ mô men uốn 

 
Trong trường hợp đất no nước ho�n to�n v� chúng chuyển sang trạng thái dẻo, khoảng cách cực 

hạn cần được tính theo công thức (6.59) (trong trường hợp ví dụ tính toán n�y không đến mức độ nguy 
hiểm như vậy): 

     mb 2925,3
110

2

14,3
120.8,0.6,5.2

〉=









+

=  

Khoảng cách giữa các h�ng cọc khoan nhồi lựa chọn f =b=2,0 M. 

Tính toán tiết diện kết cấu chắn giữ chịu cắt tiến h�nh theo công thức (6.15). Lực cắt lớn nhất tác 
dụng lên kết cấu chắn giữ khi tính toán theo tải trọng ngang bằng 166,5KN (xem biểu đồ lực cắt Q z  

trên h.6.15VD). 
Diện tích tiết diện quy đổi bằng: 

                2
2

474414,3.15.7
4

80.14,3
. cmFnFF abqd =+=+=  

      R c =1,5R k  =1,5.10,5 = 15,7 kg/cm2 = 0,157 kN/cm2 

      Q = 166,5kN < R c .F qd  = 0,157.4744 = 744,8kN. 

Tiết diện thoả mrn điều kiện chịu cắt. 
Thép chịu tác động của lực cắt được tính toán theo tiêu chuẩn tính toán cấu kiện BTCT hiện 

h�nh. Trong đó có thể lấy không phải lực cắt Max 166,5kN m� l� lực cắt từ tính toán kết cấu khung. 

Để l�m điều đó cần xây dựng biểu đồ lực cắt xuất hiện trong khung trong đó tốt nhất lực E '

op  lấy trong 

dạng tải trọng tương ứng với sự phân bố theo chiều d�i cột khung. 
Ta tính toán tiết diện lựa chọn cọc khoan nhồi theo mô men uốn. 
Mô men uốn tính toán tác dụng lên cấu kiện BTCT có tiết diện trình b�y trên h.3.4: M= 256.1,1 

= 281,6kN.M (1,1k hệ số vượt tải). Các thông số tiết diện: r= 40cm; ra = 33cm; cốt thép – 15 thanh 
đường kính 20mm, loại CkII; fa = 3,14cm2; Ra.c =Ra = 26kN/cm2; bê tông mác 300 (R n  = 

1,3kN/cm2). Vòng gần đúng đầu tiên ta lấy: 

          25,3414,3.11 cmF p
a ==  

          26,1214,3.4 cmF c
a ==  

Theo công tức (6.20a), xác định được: 

          
( )

547,0
40.130

6,125,34.2600.2
2

=
−

=A  

Từ đồ thị trên h.6.4VD. tìm được kα  =45. Trên cung có góc ở tâm 2 kα  =90 chỉ bố trí được 2 

thanh thép (chúng ta đr lựa chọn 4), vì vậy ta lặp lại việc xác định kα , bằng cách cân bằng:   
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Hình 5.17.VD. Sơ đồ tiết diện bê tông cốt thép 

                          F c
a = 2.3,14 = 6,28cm2; 

           
( )

7,0
40.130

28,65,34.2600.2
2

=
−

=A   , từ đó kα  =48 0 < 90 0  

               Sin kα  = 0,743; sin 3

kα  =0,41 ; r 3  = 40 3  =64000 cm 3 . 

Bỏ qua việc tính toán ∑ c
iZ v� ∑ p

iZ  

Vế phải của bất phương trình  (6.27a) bằng: 

0,95.[2/3.130.64000.0,41+2600.3,14(98,2+180,1)]= 4.324294,86kg.cm = 432kN.M. 

Vì vậy, M = 256 kN.M < 432 kN.M nghĩa l� tiết diện thoả mrn độ bền chống uốn. 

Tính toán chiều rộng vết nứt trong tiết diện theo công thức (6.29)k (6.38). 

W T  = 0,196. 0,8 3  = 0,1 M3 ; R T W T  = 1000.0,1= 100kNM < M H =256kN.M; 

M Tb,  = 0,8.0,1.2100 = 168kNM; s’= 0,8; Ψa = 1,3k 0,8
256

168
= 0,775; 

H 0  = 80k7 = 73cm; b 1  =0,5.3,14.40 = 62,8 cm; 

L = 
260.730.8,62

2560000
= 0,215;  µ = 

73.8,62

5,34
= 0,0075 ; n = 

5

6

10.35,2

10.1,2
= 8,93 

ξ = 5,0

93,8.0075,010

215,0.51
8,1

1
=

+

+
+

; í 1  =73(1k 0,5.0,5) = 54,75 cm; 

          2/3,1355
5,34.75,54

2560000
cmkga ==σ  

93,32
93,8.75,54.5,34

100000
1 =−=h ; s= 3,14.2.11 =69,1cm; 

u = 5,0
1,69

5,34
= ; l T  = 3,93.8,93.0,5.0,7 = 12,28 cm; 

a T  = 1 mmcm 08,00079,028,12
10.1,2

3,1355
6

== ; 

a T  = 0,08 mm < 0,3 cm theo tiêu chuẩn  
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Tiết diện thoả mrn về điều kiện mở rộng vết nứt. 

Tính toán tấm đ�i cọc được thực hiện theo phương pháp tính toán cấu kiện BTCT tiết diện chữ 
nhật thông thường chịu tác động của lực xác định trong dầm khung. Tường chắn được tính toán chịu 
áp lực từ khối trượt của đất đắp sau tường (xác định theo lý thuyết  Cu lông). 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương VII 
Thiết kế tầng hầm nh* cao tầng 

 
7.1 Tính toán tường tầng hầm  
k  Tường tầng hầm v� công trình ngầm đặt nông có móng hạ thấp hơn s�n tầng hầm hoặc đáy 

công trình không nhiều (khoảng 0,5k1,2m) thường xây dựng bằng phương pháp lộ thiên trong hố đ�o 
hoặc trong h�o.  

k  Khi tải trọng ngang lớn, phần dưới của tường được gia cường bằng các dầm chống lên khu đất 
lân cận tầng hầm, các móng băng giao nhau  hoặc móng bè. 
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k  Tường công trình không khung có tỷ lệ chiều d�i đối với chiều cao lớn hơn 3 v� được thiết kế 
móng chịu tải trọng ngang theo sơ đồ biến dạng phẳng có ng�m tại độ sâu liên kết với móng v� có gối 
tựa khớp ở cao độ s�n. 

k  Đối với tầng hầm nh� 1 tầng v� công trình ngầm, mô men uốn v� lực cắt tương ứng với sơ đồ 
tính toán trình b�y trên h.7.1 xác định theo các công thức sau: 

+ Khi cao độ s�n tầng hầm nằm cao hơn mặt đất (h.7.1a). 

M×nf = m2
2

1

2

inf

2 .
40

1

8

1

6

1
1,0

8

3
5,0 HbnnnnSUP




















+−+








+− σσ    ,            (7.1k5.115) 

                     QSUP = ( )
2

1inf
inf1 2

6

1

Hm

mM
nbH SUP −+ σσ  ,                                   (7.2) 

                Qinf = n.H
H

M
nnSUP

inf
inf

6

1
5,0

3

1
5,0 +
















−+








− σσ ,                   (7.3) 

             
 
H.7.1. Các sơ đồ tính toán tường tầng hầm nh� 1 tầng v� công trình ngầm: 
 a3 khi bố trí mái cao hơn mức quy hoạch, b3 khi bố trí mái thấp hơn mức quy hoạch 
 

        Mớ =QSUPỚ k 0,5
( )( )

( )2

1

1

1inf

3
HZHb

H

HZHSUP
SUP −+







 −+−
+

σσ
σ ,    (7.4) 

 

               ớ0 =
( ) ( )[ ]

SUP

SUPSUPSUPSUP bHQH

σσ

σσσσ

−

−−+

inf

1inf

2

1 /2
  ,                     (7.5) 

 
+  Tại mức s�n tầng hầm thấp hơn mặt đất (h.7.1b). 
 
                              Minf =m2(ν1σSUP +ν2σinf)b.H2                                               (7.6) 

                              QSUP =(
2

1inf
inf

.
.)

6

1

3

1

mH

mM
HbSUP −+ σσ   ,                             (7.7) 

                              Qinf=(
H

M
bHSUP

inf
inf )

3

1

6

1
++ σσ                                        (7.8) 

 

                              Mí = QSUPík 0,5 2inf .
3

)(
Zb

H

ZSUP
SUP 







 −
+

σσ
σ                    (7.9) 

 

nhieu.dcct@gmail.com



 158 

                        í0 =
[ ]

SUP

SUPSUPSUPSUP bHQH

σσ

σσσσ

−

−−+

inf

inf

2 )/()(2
                   (7.10) 

 
Trong đó:  
+  ký hiệu –SUP– vX –inf– biểu thị mô men M, lực cắt Q vX áp lực ngang σah, xuất hiện ở mức 

tương ứng trên vX dưới tường; 
+   MZ 3 mô men uốn tại tiết diện tường nằm trên khoảng cách Z kể từ trụ trên;  
+  Z0 3 khoảng cách từ trụ trên đến tiết diện có mô men nhịp cực đại;  
+  b 3 kích thước đoạn tường tính toán trong hướng dọc; 
+  H3 khoảng cách từ điểm dưới sXn đến  đỉnh móng; 
+  H1 3 khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh móng;  
+  m1 vX m2 3 hệ số xét đến sự xoay móng vX tính đXn hồi của trụ; 
+   n = H1/H;  
+ ν1 vX ν2 3 các hệ số xét đến sự thay đổi độ cứng tường theo chiều cao (cho tường có chiều dXy 

thay đổi), được lựa chọn dựa vXo tỷ lệ chiều dXy tường ở phần trên δSUP đối với chiều dXy phần dưới 

infδ theo bảng 7.1.    

                                                                                                             Bảng 7.1 
 

        δSUP  /  infδ                  ν1                     ν2 

                 1                                         0,0583                                         0,0667 
                 0,7                                       0,0683                                        0,0747 
                 0,6                                       0,0753                                        0,0787 
                 0,5                                       0,0813                                        0,0837 
                 0,4                                       0,0883                                        0,0907 
                 0,3                                       0,0993                                        0,0977 
 
k  Hệ số m1 xét đến sự xoay của móng băng: 
+  Khi tồn tại kết cấu ngăn cản sự xoay của móng lấy bằng 0,8;  
+  Trong các trường hợp còn lại m1 được xác định theo công thức: 

                                      m1 = ( )[ ]fm hHBEE ++ 2

0

3

inf /1

1

δ
  ;                             (7.11) 

 
Trong đó: Em3 mô đun đXn hồi của vật liệu tường; E03 mô đun biến dạng của đất nền; B3 chiều 

rộng đáy móng; infδ 3 chiều dXy tường trong tiết diện theo mép móng; hf 3 chiều cao móng. 
+  Nếu m1 theo tính toán lớn hơn 0,8 thì lấy bằng 0,8. 
k  Hệ số m2 trong trường hợp, khi mái nằm thấp hơn mặt đất lấy theo các công thức sau: 
+  Khi gối đỡ phía trên của tường không có khả năng chuyển vị ngang (tựa mái lên tường ngang)  
 
                                                          m2 = m1 +0,2                                          (712) 
 
+  Khi có khả năng chuyển vị đ�n hồi gối đỡ phía trên của tường 
    
                                                          m2 = 1,2(m1 +0,2)                                  (7.13) 
 
+  Hệ số m2 trong trường hợp, khi mái công trình nằm cao hơn mặt đất 
 
                                                          m2 = 1,4(m1 +0,2)                                  (7.14) 
Ví dụ 5.11VDJ Tính toán nội lực tường tầng hầm : 
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Tính toán nội lực xuất hiện trong tường tầng hầm có mái cao hơn cốt san nền xung quanh với 
các số liệu sau: 

q=10kN/m2. Đất bên ngo�i tường tầng hầm có các chỉ tiêu cơ lý như sau: 
ϕ=360; γ=19kN/m3; chiều cao tầng hầm H= 3,6m; chiều cao chôn móng so với cốt san nền H1= 

3,0m 
Giải: Ta tính toán cho 1m d�i tường. 
Tính áp lực chủ động:  
λcd= tg2(450kϕ/2)=tg2(450k36/2)=0,26 
Tính áp lực bên trên (tại cốt san nền) v� dưới tầng hầm (cốt chân tường): 

SUPσ =q.λcd= 10kN/m2.0,26= 2,6kN/m2 

infσ = H1.γ.λcd=3.19.0,26= 14,82kN/m2 

n=H1/H=0,833 
Lấy hệ số xoay của móng m1 =0,8 v� m2= 1,4(m1 +0,2)=1,4(0,8+0,2)=1,4   
Tính mô men tại mức chân tường: 
 

M×nf = m2
2

1

2

inf

2 .
40

1

8

1

6

1
1,0

8

3
5,0 HbnnnnSUP




















+−+








+− σσ    

= 1,4 222 3.1833,0
40

1
833,0

8

1

6

1
82,14833,0.1,0833,0

8

3
5,06,2




















+−+








+− =23,94kN.m 

  QSUP = ( )
2

1inf
inf1 2

6

1

Hm

mM
nbH SUP −+ σσ = ( )

4,1.6,3

8,0.94,23
82,146,22.3.8331,0

6

1
−+ =11,78kN 

                Qinf = n.H
H

M
nnSUP

inf
inf

6

1
5,0

3

1
5,0 +
















−+








− σσ  

= 0,833.3,6
6,3

94,23
833,0

6

1
5,082,14833,0

3

1
5,06,2 +
















−+








− =24,37kN 

Tại vị trí có mô men dương lớn nhất: 

   ớ0=
( ) ( )[ ]

SUP

SUPSUPSUPSUP bHQH

σσ

σσσσ

−

−−+

inf

1inf

2

1 /2
     

  =
( ) ( )[ ]

6,282,14

6,20,3.1/6,282,1478,11.26,2.0,3 2

−

−−+
 = 2,45m 

Giá trị mô men dương lớn nhất (tại vị trí ớ=2,45m): 

    Mớ =QSUPỚ k 0,5
( )( )

( )2

1

1

1inf

3
HZHb

H

HZHSUP
SUP −+







 −+−
+

σσ
σ  

    = 11,78.2,45 k 0,5
( )( ) ( )2

6,345,20,3.1.
0,3.3

6,345,20,36,282,14
6,2 −+







 −+−
+ =20,12kN.m 

 
 k Khi tường hoặc các pa nen riêng biệt của tường có tỷ lệ cạnh nhỏ hơn 3 cần tính theo bản, mô 

men xác định cả theo hướng ngang v� hướng đứng.  
k Trong những trường hợp khi số liệu trong các sổ tay không có (khi tỷ lệ cạnh tấm tương ứng từ 

1,5…2 đến 3) thường sử dụng các thao tác đơn giản sau: 
+  Tường hoặc từng pa nen riêng được chia th�nh dải đứng v� ngang; 

         +  Mỗi dải trong đó được tính toán theo sơ đồ dầm nhiều nhịp hoặc một nhịp (tấm dầm).  
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         +  Theo số liệu tính toán dải đứng lựa chọn tiết diện thép đứng cho tường, còn theo số liệu tính 
toán dải ngangk tiết diện thép ngang. 

k  Độ võng tường từ tải trọng ngang không được vượt quá 1/300 chiều d�i nhịp. 
*  Tính toán theo sơ đồ đơn giản thường dẫn đến dư độ bền v� thừa cốt thép. 
 k Trong các công trình ngầm có khung to�n phần, độ ổn định của tường được đảm bảo nhờ tựa 

lên cột dry ngo�i của khung v� lên mái: 
+  Tính toán tường BTCT đổ tại chỗ hoặc lắp ghép có các mối nối giữa các pa nen tiến h�nh theo 

sơ đồ đơn giản như đối với các tấm dầm (dải), bố trí đứng v� ngang.  
+  Khoảng cách giữa các trục cột v� các cao độ s�n tương ứng với các kích thước nhịp tính toán 

đối với dải ngang v� dải đứng. 
+  Dải đứng được tính toán theo tải trọng hình tam giác hoặc hình thang tác dụng theo trục dọc.      
+  Dải nằm ngang được tính toán theo tải trọng phân bố đều bằng cường độ trung bình của áp 

lực đất trong các giới hạn chiều cao của chúng (h.7.2a). 
 
 
                a)                                                          b) 

                                 
 

H.7.2. Sơ đồ tính toán tường công trình ngầm nhiều tầng 
có khung to�n phần (a) v� không có khung (b). 

 
k  Khi biểu đồ áp lực đất hình thang, tải trọng tác dụng lên dải đứng, chiều rộng b (h.7.2a)  
 
     +  ở đỉnh tường:               PSUP =bq1 , KN/M ;                                            (7.15) 
 
     +  ở chân tường:              Pinf =bq2 , KN/M ;                                              (7.16) 
 
Trong đó: σah, SUP vX σak, inf 3 cường độ áp lực ngang của đất tương ứng ở đỉnh vX chân tường. 

Trong đó tải trọng phân bố tuyến tính lên dải ngang chiều rộng a: 
 

                                         Pah =a
2

21 qq +
 ,                                                       (7.17) 

 q1 vX  q2 3 tương ứng cường độ áp lực ngang ở đỉnh vX chân tường của dải tính toán.   
k Nếu kích thước tường công trình rất khác nhau, chúng được tính toán theo các sơ đồ khác 

nhau.  
k  Trên h.7.2b trình b�y công trình, trong đó các tường dọc có tỷ lệ cạnh L1/H ≥ 3 được tính toán 

theo sơ đồ biến dạng phẳng trong mặt phẳng đứng, còn tường bên có tỷ lệ cạnh H/L2≥ 3 ktheo sơ đồ 
biến dạng phẳng trong mặt phẳng ngang. 
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7.2. Tính toán công trình hình tròn trên mặt bằng 

 
k Công trình hình tròn trên mặt bằng được l�m từ BTCT đổ tại chỗ v� lắp ghép. Mối nối giữa các 

pa nen có thể ng�m hoặc khớp. Các công trình đa giác l�m từ các pa nen phẳng có thể tính như công 
trình hình tròn. 

k Tải trọng lên tường công trình tròn trên mặt bằng: áp lực cơ bản của đất; áp lực bổ sung do độ 
nghiêng các lớp đất; áp lực bổ sung do các tải trọng nằm trên mặt đất; áp lực bổ sung do tính không 
đồng nhất của đất trên mặt bằng; áp lực động đất; áp lực do trương nở đất; áp lực thuỷ tĩnh của nước 
ngầm; tải trọng đặt từ phía trong công trình (áp lực chất lỏng hoặc khí). 

k Tường công trình thi công trong hố đ�o lộ thiên hoặc bằng phương pháp hạ giếng được tính 
toán chịu tác động áp lực chủ động của đất. 

k Tường công trình thi công bằng phương pháp “tường trong đất” v� phương pháp hạ giếng ngăn 
ngừa được khả năng chuyển vị ngang của đất xung quanh công trình. Tính toán chúng chịu tác động 
áp lực ngang cơ bản của đất trong trạng thái tĩnh.  

  
H.7.3. Kết cấu giếng chìm BTCT to�n khối: 

1. kết cấu bên trên; 2. sXn; 3. tường bao (thXnh giếng); 4. dao giếng; 5. móng cột. 
 
k Nếu công trình chứa chất lỏng (ví dụ bể xăng dầu) v� có thể không có sự tiếp xúc chặt chẽ 

tường công trình với đất (khi thi công công trình bằng phương pháp lộ thiên có đắp đất trở lại hoặc khi 
thi công giếng hạ chìm), công trình chịu áp lực chất lỏng bên trong cần tiến h�nh với giả thiết không 
có áp lực bên ngo�i của đất. 

k Khi chất tải trọng đối xứng trục bằng các tải phân bố đều bên ngo�i v� bên trong (h.7.4), tính 
toán tường theo sơ đồ biến dạng phẳng. 

Xét tường chịu áp lực thuỷ tĩnh.  
Nếu cắt tường bằng  2 mặt cắt ngang được khoanh tròn chiều cao ∆ y v� chia khoanh tròn đó 

bằng mặt cắt xuyên tâm th�nh 2 nửa (h.7.4b) thì từ điều kiện cân bằng nửa vòng tròn ta có: 
                                                        2RPY ∆ y = 2 N                                                   (7.18) 
                                  
từ đó:                                                 N= PY.R ∆ y                                                      (7.19) 
Trong đó: PY =γy 3 áp lực chất lỏng có trọng lượng riêng γ tại chiều sâu y; N 3 lực dọc trong 

tường trên đoạn ∆ y; R 3 bán kính trung bình của thXnh vòng tròn. 
 
 
 

a, 
b, 
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H.7.4. Sơ đồ tính toán công trình ngầm hình trụ chịu áp lực thuỷ tĩnh: a3 biến dạng tường khi 

áp lực bên trong, b3 sơ đồ tính toán lực trong tiết diện qua tâm 
 
k Tiết diện cốt thép yêu cầu để tiếp nhận lực kéo trên đoạn tường chiều cao ∆ y, 

                                                        AS = 
SR

N
,                                                              (7.20) 

Trong đó: RS 3 sức kháng tính toán của thép chịu kéo. 

� áp lực chủ động đối xứng trục của đất tương tự như công thức (7.19) gây nên lực nén trong 
tường 

                                                          N = σah R. ∆ y                                                      (7.21) 
k Chiều d�y cần thiết trong trường hợp đó bằng: 

                                                          
yR

N

b∆
=δ                                                            (7.22) 

Trong đó: Rb3 sức kháng tính toán của bê tông chịu nén. 
Đối với bể chứa đầy chất lỏng, chiều d�y th�nh cần xác định từ điều kiện đảm bảo sự l�m việc 

của bê tông không xuất hiện vết nứt: 
                          Ncrc ≤ ∆.δ y Rbt,crc+ 2 αRbt,crcAS   khi  α= ES/E δ                                  (7.23) 

Từ đó:                           δ = 







−

∆ S

crc

RcrcRbty

N 1
2

,

1
α   ,                                               (7.24) 

Trong đó: Ncrc3 lực kéo tạo nên do xuất hiện vết nứt; ES, E δ 3 mô đun đXn hồi thép vX bê tông; 

Rbt, crc – sức kháng kéo tính toán của bê tông đối với nhóm trạng thái giới hạn thứ II. 
k Lực kéo sơ bộ của thép vòng cho phép tăng tính chống nứt tường bê tông dưới tác động của áp 

lực bên trong. 
Chuyển vị hướng tâm của th�nh bể được xác định theo áp lực thuỷ tĩnh theo công thức: 
 

                                                         
δ

ω
δE

RPy
2

=  ,                                                            (7.25) 

v� khi áp lực bên ngo�i tương tự, thay Py  bằng σah. 
k Khi chất tải đối xứng trục, công trình ngầm dạng hình tròn trên mặt bằng không chứa h�ng, 

trong tường không xuất hiện ứng suất kéo v� việc gia cường thép cho chúng l� không cần thiết. Cốt 
thép sử dụng l� thép cấu tạo. 

k Tuy nhiên, nếu công trình được thi công bằng phương pháp hạ giếng thì khi bị nghiêng trong 
quá trình hạ có thể xuất hiện tải không đều, biểu thị bằng hệ số không đều kH=1,25. Trong mặt cắt 
ngang lúc n�y xuất hiện mô men uốn. 

k  Khi tính toán giếng hạ, thay cho tải trọng ngo�i không đều lấy giá trị lực pháp tuyến v� mô 
men uốn tại các điểm A v� B (h.7.4) theo công thức: 

                                          MA = k 0,1488σahR
2 (kHk1) 

                                         MB =  0,1366σahR
2 (kHk1) 
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                                         NA = σahR ( )[ ]17854,01 −+ Hk                                            (7.26)        

                                          NB =σahR ( )[ ]15,01 −+ Hk  

 Tính toán phần dao tường:  Tính như công xôn ng�m trong tường.  
Ta xem xét 2 trường hợp: 
Khi áp lực đất tác dụng lên mặt dốc bên trong v� chân dao (khi bên ngoXi tường chưa có đất) v� 

khi áp lực đất tác dụng lên mặt ngo�i công xôn . 
 �  Trường hợp thứ nhất (ở giai đoạn bắt đầu hạ h.7.5a), dao nằm dưới tác dụng của phản lực nền 

xác định theo công thức: 
 
                                                      P =g/(b+0,5b’ ),                                                      (7.27) 
 
Trong đó g 3 tải trọng trên 1m chu vi dao từ trọng lượng tường tầng 1, b 3 chiều rộng chân dao, 

b– 3 hình chiếu mặt nghiêng dao lên mặt phẳng ngang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.7.5. Các sơ đồ tính toán phần dao tường: 
a3 bắt đầu hạ, b 3 kết thúc hạ 

 
+  Giá trị lực tính toán từ áp lực đất lên chân dao F th�nh phần lực đứng FV v� lực ngang Fh tác 

dụng lên mặt nghiêng dao xác định từ biểu thức: 
 
                                                            F =P.b ,                                                         (7.28) 
                                                            FV = P.b’/2 ,                                                   (7.29) 
                                                            Fh = FVtg(αkϕ)                                              (7.30) 
 
Trong đó: α 3 góc nghiêng mặt nghiêng dao so với phương ngang; ϕ 3 góc ma sát trong của đất 

theo mặt nghiêng dao. 
+  Mô men của những lực đó so với tâm trọng lực tiết diện ckc xác định theo công thức sau: 
 

                                                          MP =
2

.
'bF
 ,                                                      (7.31) 

 

                                                     MFV = FV (
6

3
' bb −

) ,                                              (7.32) 

                                                    MFh = αtgbFh
'

3

2
 ,                                                   (7.33) 

k Trong trường hợp thứ 2, sơ đồ tính toán (h.7.5b) tương ứng với trạng thái khi giếng hạ tới vị trí 
thiết kế, đất dưới dao được dọn đi, còn áp lực bên của đất tác dụng lên mặt ngo�i dao. 

+ Trong tiết diện công xôn ck c xuất hiện: 
Mô men uốn  
                                                     M = a.l2/3 + a2l

2/2  ,                                                 (7.34) 

 

a, b, 
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Lực cắt: 
                                                     Q= l(a2+a1/2) ,                                                          (7.35) 
Trong đó: a13 tung độ phần tam giác biểu đồ áp lực đất, a2 3 tung độ phần chữ nhật biểu đồ áp 

lực. L 3 chiều cao công xôn. 
+ Theo lực tìm được tại tiết diện ckc tiến h�nh bố trí thép 2 lớp phần dao trên to�n bộ chiều cao 

của nó. 
k Thép ngang phần dao tường được bố trí theo kết quả tính toán tầng 1 của tường khi nhấc giếng 

khỏi các gối đỡ tạm thời. 
k Khi đ�o đất một phía gần công trình ngầm cần tiến h�nh tính toán ổn định chống trượt, 

nghiêng, tính toán kiểm tra cường độ v� ổn định hình dạng tường. 
k Tính toán ổn định công trình chống trượt tiến h�nh theo các sơ đồ trượt phẳng hoặc trượt sâu 

có thể tham khảo các yêu cầu của XNIP 2.02.01k83 về thiết kế nền nh� v� công trình. 
 

7.3. Kiểm tra ổn định thấm của đáy hố đ�o 
 

k Khi đ�o hố móng có nước ngầm có thể xảy ra các hiện tượng xói ngầm, b,ng nền hoặc 
hiện tượng cát chảy.  

k Thuật ngữ xói ngầm được d,ng để mô tả điều kiện không ồn định xảy ra khi áp lực nước 
thẳng đứng hướng lên vượt quá trọng lượng của đất.  

k Xói ngầm l�m các lớp đất xung quanh công trình bị rỗng (các hạt nhỏ bị cuốn trôi), mất 
khả năng chịu lực dẫn đến sạt lở. 

k Hiện tượng cát chảy thường phát sinh trong các lớp cát đều hạt, nhất l� cát hạt nhỏ, hạt mịn 
lẫn ít hạt sét v� keo hữu cơ. Dưới tác dụng của dòng thấm to�n bộ cát di động v� đ,n v�o hố đ�o. 

k Khi thiết kế, hệ số an to�n đối với xói ngầm tính như sau: 
 

 
Hình 7.6. Sơ dồ kiểm tra ổn định nền hố đ�o khi nước ngầm có áp 
 

                                       KXN= W/J= 2Dγ®n/γWhw                                                (7.36) 
Trong đó: W3 trọng lượng khối đất ABCD trong nước chống lại áp lực thấm 

                                                      w=γ®n D.D/2;                                                 (7.37) 
 J3 Lực thẩn thấu tác dụng trong phạm vi xói ngầm D/2 

                                                  j= γWh.D/2;                                                        (7.38) 
 h3 tổn thất cột nước trong phạm vi từ chân tường đến đáy hố đXo, có thể lấy:  

h=hw/2; 
D 3 độ sâu cắm tường cắm vXo đất; γđn3 trọng lượng đẩy nổi của đất 
Hệ số an to�n về xói ngầm KXN thường lấy ≥1,5 
k Khi gặp v,ng nước có áp, cần kiểm tra ổn định nền đất đáy hố đ�o chống nước có áp theo 

công thức sau: 
                                                         KNA= PCí/PWY                                             (7.39) 
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 Trong đó: PCZ3 áp lực do trọng lượng bản thân lớp đất phủ kể từ mặt hố đXo đến đỉnh mực 
nước có áp; Pwy3 áp lực nước của tầng nước có áp  

KNA3hệ số an toXn ổn định chống cột nước có áp, thường lấy bằng 1,0531,1 
k Khi không đảm bảo hệ số an to�n có thể tăng độ sâu chôn tường, hạ mực nước ngầm, tạo 

m�ng chống thấm quanh tường chắn... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chương VIII. 
  móng bè v� bản đáy công trình ngầm 

 
8.1. Móng bè. 
k  Móng bè phân bố tải trọng trên diện rộng nên áp lực công trình tác dụng lên nền khá nhỏ. Tuy 
nhiên ảnh hưởng của v,ng biến dạng dưới đáy móng lại lớn.  
k  Móng bè thường được kết hợp l�m bản đáy công trình ngầm chống lại lực đẩy nổi. 
k  Thi công móng bè đơn giản, do đó móng bè được sử dụng khá rộng rri trong xây dựng công trình 
ngầm dân dụng v� công nghiệp. 
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k  Móng bề có thể có các dạng phẳng, dạng hộp, dạng bản dầm, dạng nấm. Trong đó, để chống lại áp 
lực đẩy nổi của nước ngầm, bản đáy công trình ngầm có thể được l�m dạng vòm ngược. 
 Móng bè có thể l� móng cứng tuyệt đối hoặc móng mềm. 
k   Đối với công trình ngầm nhiều tầng có độ chôn sâu lớn trong v,ng có mực nước ngầm cao, áp lực 
đẩy nổi lớn, móng bè bản phẳng thường có chiều d�y khá lớn. Trong trường hợp đó móng bè có thể 
coi l� móng cứng tuyệt đối. Thông thường móng bè được coi l� tuyệt đối cứng khi có độ mảnh như 
sau: 

                                            t = 10 10
3

3

0 <
h

L

E

E
                                          (8.1) 

Trong đó: E0 vX E3 tương ứng lX mô đun biến dạng tổng quát của đất vX mô đun đXn hồi của vật liệu 
bản móng; L3 chiều dXi bản móng; h3 chiều cao bản móng.   
k   Tính toán móng bè tuyệt đối cứng được tiến h�nh như móng nông hợp khối trên nền thiên nhiên. 
Trong đó, cần lưu ý: 
+  Xác định trọng tâm đáy móng; 
+  Quy tải trọng về trọng tâm móng, lực dọc trục v� lực cắt tính toán l� tổng của các lực dọc v� lực cắt 
tại các chân cột. 
+   Giá trị mô men tính toán l� tổng các mô men tại các chân cột theo phương tương ứng. 
+  Nếu lực dọc tác dụng lệch so với trọng tâm đáy móng cần phải tính đến mô men do lực dọc tác 

dụng lệch tâm gây ra M= … ei.∑
=

n

i
iN

1

(trong đó: ei giá trị lệch tâm của lực dọc thứ i (Ni) so với trọng 

tâm đáy móng).  
1. Tính toán áp lực lên nền theo công thức:  
k Khi chịu tải lệch tâm: 

                                       P
X

y

y

X

J

XM

J

YM

LB

N
±±=

∑
.

min

max           (8.2) 

Trong đó: JY= 3

12

1
BL ; JX = 3

12

1
LB ;  MX= ∑ LeN. ; MY = ∑ BeN.  

k Khi chịu tải đúng tâm: 

                                         P TB =
LB

N

.

∑
            (8.3) 

Trong đó: ∑N 3 tổng tải trọng thẳng đứng tác dụng tại trọng tâm đáy móng; 

MX, MY3 mô men tác dụng theo phương x vX theo phương y; 
B, L3 tương ứng chiều rộng vX chiều dXi móng bè. 
eB. , eL3 độ lệch tâm  theo phương chiều rộng vX chiều dXi do lực N đặt lệch tâm gây nên  
 
2.  Khả năng chịu lực (giới hạn biến dạng tuyến tính) của nền đất dưới móng bè được xác định theo 
công thức: 

                      fS = fd + ψb γ(bk3) +ψd γ0 (dk1,5)     (8.4) 
Trong đó: fd k Sức chịu tải tiêu chuẩn quy ước; ψb , ψd3 hệ số điều chỉnh khả năng chịu lực tra bảng  
8.1; γ,γ03 tương ứng dung trọng tự nhiên của đất dưới đáy móng vX của đất trên đáy móng; d3 độ sâu 
của tầng hầm, tính từ mặt đất thiên nhiên, b3 chiều rộng đế móng.. 
Khả năng chịu tải của nền phải thỏa mrn điều kiện sau:  

                                                      PMAX≤1,2fS     (8.5) 
                                                        PTB ≤  fS                                                   (8.6) 

                                       Bảng 8.1. Các hệ số điều chỉnh khả năng chịu lực ψψψψb , ψψψψd 

 
Loại đất ψψψψb ψψψψd 
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B,n hoặc đất nhro 0 1,0 
Đất lấp hoặc đất dính có  hệ số rỗng e>0,85 v� IL>0,85 0 1,0 
Đất sét  
 

Khi có đọ bro ho� nước G>0,8 
Khi có đọ bro ho� nước G<0,8 

0 
0,15 

1,2 
1,4 

Đất đầm chặt 
trên diện rộng 
 

Khi có hệ số đầm lèn K>0,95 v� hạt sét ≥10% 
Đất cấp phối có dung trọng khô γKmax>2,1T/m2 
 

0 
0 

1,5 
2,0 

Đất bụi 
 

H�m lượng hạt sét  ≥10% 
H�m lượng hạt sét  <10% 

0.3 
0.5 

1,5 
2,0 

Đất dính có e< 0,85 v� IL<0,85 
Cát bụi, cát hạt nhỏ (không chặt, rất ướt, bro ho� nước) 
Cát hạt trung, cát thô, cát trung, cuội sỏi, đá vụn 

0.3 
2,0 
3,0 

1,6 
3,0 
4,4 

Ghi chú: 1. Nham thạch phong hoá mạnh hoặc hoXn toXn  giá trị  lấy theo loại phong hoá 
2. Khi sức chịu tải của đất xác định bằng bXn nén tại hiện trường thì ψb=0. 
 
Trong trường hợp có động đất giới hạn biến dạng tuyến tính, tính theo công thức (8.4) được điều 
chỉnh như sau: 
                                                                    fSE= KS fS      (8.4') 
trong đó: fSEk khả năng chịu lực (giới hạn biến dạng tuyến tính) của nền khi có động đất (KPa); KSk hệ 
số hiệu chỉnh khả năng chống động đất của đất nền, lấy theo bảng 8.2. 
 
Bảng 8.2. Hệ số điều chỉnh khả năng chịu lực của đất nền khi tính động đất  KS 

 

Tên v� trạng thái của đất đá KS 
Đất đá vụn chặt: cuội sỏi, cát thô, cát hạt trung chặt, đất loại sét dẻo cứng, 
nửa cứng có fK≥300kpa 

1,5 

Đất đá vụn chặt vừa: cuội sỏi, cát thô, cát hạt trung chặt vừa, cát bụi, cát 
nhỏ chặt vừa, đất loại sét dẻo có 100≤ fK≤150kpa 

1,3 

Cát bột, cát mịn ít chặt: đất bột, sét dẻo mềm có 30≤fK≤100kpa 1,1 
B,n, đất b,n, đất lấp, cát rời rạc 1,0 

Ghi chú: fK3 trị tiêu chuẩn khả năng chịu lực tĩnh của đất nền. 
 
Khi kiểm tra theo điều kiện chống động đất, trong công thức (8.5) v� (8.6) thay fS bằng fSE. 

                                         PMAX≤1,2fSE                         (8.5') 
                                                              PTB ≤  fSE                                                   (8.6') 
trong đó: diện tích ứng suất bằng 0 giữa mặt đáy móng với đất nền dưới tác dụng của động đất không 
được vượt quá 15% diện tích mặt đáy móng khi B/H < 4 (Bk chiều rộng hoặc chiều d�i theo hướng 
lệch tâm; Hk chiều cao của móng hoặc chiều cao tầng hầm). 
3. Khả năng chịu tải giới hạn của đất nền được tính theo công thức: 

                               pghII = c.NCsCiCdC + γhmNqsqiqdq + γγγγγ disBN
2

1
          (8.7) 

Trong đó: sC =
C

q

N

N

L

B
−1 ; sq= ϕtg

L

B
−1 ;  γs =

L

B
4,01−  

      dC=  
L

B
4,01− ;    dC=1k2tg ( )

B

hm2
sin1. ϕϕ −   ;   γd =1  ; iC = iq = 








−

090
1

β
                                                        

                     γi = 

2

1 







−

ϕ

β
trong đó: β k góc nghiêng của tải trọng. 

Nc, Nq, Ny3 các hệ số xét đến ảnh hưởng của lực dính, tải trọng vX loại đất. 
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hm3 độ sâu chôn móng; γ3 trọng lượng thể tích của đất; c3 lực dính đơn vị của đất. 
Công thức trên được d,ng với hệ số an to�n l� 2k3. 
                                          
 Khả năng chịu tải giới hạn của đất nền có thể được tính theo kết quả xuyên tĩnh.                                                 

                                      CU =
K

P

N

hR γ−
                                       (8.8) 

Trong đó: NK =13+0,11A (Ak l� chỉ số dẻo). 
Cho đất sét (ϕ= 0): 
                                                      PghII = 5,14Cu + mhγ                                                           (8.9) 

Cho đất cát (c=0):  
                                                     NK =4RP                           (8.10) 
 Giá trị Nq , Nγ  có thể tính theo Terxaghi  hoặc theo Schemertmann (1978)[..]: 
0,8Nq =0,8 Nγ =RP (RP lấy trong khoảng (0,5 k 1,1)B dưới đáy móng). Khi hm<1,5B có thể lấy:  
k Đối với cát:      PghII =48k0,009 (300kRP)

3/2 (kg/cm2) 
k Đối với sét:      PghII =5+0,34 RP (kg/cm2) 
                                            PTT=  PghII/2(hoÆc 3) 
                                              
4. Tính toán độ lún móng bè. 
Độ lún của móng bè được xác định theo công thức sau:  

                                            S = ψS.S’= ψS ( )11

1 .

0

−−
=

−∑ iiii

n

i iS

azaz
E

P                              (8.11) 

Trong đó: S3 độ lún cuối cùng của móng; S–3 độ lún tính được theo phương pháp cộng lún từng lớp; 
ψS3 hệ số kinh nghiệm lấy bằng 1,1; n3 số phân tố đl chia trong phạm vi chiều dXy vùng tính toán 
biến dạng của nền dưới móng; ES i3 mô đun biến dạng của các tầng đất thứ i dưới móng; zi, zi31 khoảng 
cách từ mặt đáy móng đến mặt đáy của tầng thứ i; 1, −ii aa 3 hệ số để tính áp lực trung bình trong phạm 

vi từ điểm tính toán của mặt đáy móng  đến mặt đáy tầng thứ i vX tầng thứ i31 (tra bảng, phụ thuộc 
vXo tỷ lệ các cạnh vX độ sâu). 
Chiều d�y chịu nén tính toán HCN của lớp biến dạng tuyến tính lấy như sau: 
k Tới đỉnh lớp đất có mô đun biến dạng E0 ≥ 1000kg/cm2. 
k Khi móng có kích thước lớn (chiều rộng hoặc đường kính lớn hơn 10m) với mô đun biến dạng E0 ≥ 
100kg/cm2 

                                              HCN=H0 + t.b                                                  (8.12) 
 

Trong đó: 3 Đối với nền đất dính:  H0 = 9m vX t= 0,15 
               3  Đối với nền đất cát:     H0 = 6m vX t= 0,10 
5. Tính toán kết cấu móng bè: Tính toán móng bè theo dạng bản trên nền đ�n hồi l� b�i toán khá phức 
tạp, trong thực tế, với sai số chấp nhận được (thiên về an to�n) có thể tính theo phương pháp đơn giản 
sau đây. 
k  Chia móng bè theo từng giải theo phương cạnh ngắn bằng các đường trung bình giữa các cột, ta 
được bề rộng B=l1 (h.8.1). 
�  áp lực truyền dưới một dải móng thứ  i: 
                                                               pi =PTBBiL Bm           (8.13) 

Trong đó: pi =
LB

N

.

∑
 Giá trị  pi có thể lấy từ giá trị trung bình của 4 góc dải i. 

Tổng áp lực ∑ dN lấy trực tiếp từ các cột trên dải i sẽ không bằng với ∑ iN , do các lực cắt bên hông 

dải không được đưa v�o tính toán. Vì vậy phản lực n�y được hiệu chỉnh bằng tổng lực bình quân:  
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2

∑ ∑∑
+

=
di

TB

NN
N          (8.14) 

áp lực bình quân được hiệu chỉnh như sau: 

pTB
 = 

BB

N

iL

TB∑
 v� hệ số áp lực được điều chỉnh l�:  f= 

∑
∑

i

TB

N

N
k hệ số n�y được nhân cho các giá trị của 

các lực Ni trên dải i, coi dải như một móng băng v� d,ng các giá trị đr điều chỉnh (F.Ni) để tính toán. 

 
 

H.8.1. Sơ đồ tính toán móng bè 
 

Kiểm tra khả năng chống đâm thủng: Kiểm tra khả năng chống đâm thủng được tiến h�nh trên cơ sở 
chu vi v,ng đâm thủng  chiều d�y đáy h0: 

 
H. 8.2. Sơ đồ xác định vùng bị đâm thủng của bản đáy 

- Tại điểm góc: UTB +h0+2 (cạnh cột) 
- Tại cạnh UTB= 2h0+3 (cạnh cột) 
- Tại giữa UTB=4h0+ (chu vi cột) 
Kiểm tra khả năng chống đâm thủng với lực lớn nhất:  

                                       NMAX≤ α Rbt.UTBh0                                                          (8.15) 
Trong đó: Nmax3 lực nén thủng lớn nhất; α- hệ số (bằng 1,0 đối với bê tông nặng; 0,85 đối với bê tông 
hạt nhỏ); Rbt3 khả năng chịu kéo của bê tông; UTB3 chu vi trung bình đáy trên vX đáy dưới tháp nén 
thủng; h0 3 chiều dXy lXm việc của bản đáy 
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Lực nén thủng Nmax lấy bằng lực tác dụng lên tháp nén thủng, trừ đi phần tải trọng chống lại sự nén 
thủng tác dụng v�o đáy lớn hơn (đáy dưới) của tháp nén thủng (lấy tại mặt phẳng đặt cốt thép chịu 
kéo).  
Khi ô bản đáy l� hình chữ nhật, chiều d�y h0 chống chọc thủng được tính theo công thức: 

                                            h0 =
4

7,0

.4
)()(

1

212

2121 fP

lPl
llll

hpβ+
−+−+

                              (8.16) 

Trong đó: l1, l2 3 chiều dXi cạnh ngắn vX cạnh dXi ô bản tính toán. (h.8.3) P3 phản lực trung bình của 
nền đất. 
Cốt thép của móng bè được xác định  từ các giá trị mô men khi tính dải móng băng nêu trên.  
 Kết cấu móng bè cũng có thể tính theo phương pháp gần đúng dựa trên cơ sở hệ số nền của ACI 
Code: 
 Độ cứng hữu hạn L xác định theo hệ số nền Cớ: 

                                                         L= 4

ZC

D
             (8.17) 

Trong đó: Dk độ cứng bản móng chiều rộng đơn vị, xác định như sau 

                                                             D =
( )2

3

112 µ−

Eh
            (8.18) 

E, µ  3 mô đun đXn hồi vX hệ số��oát xông của bê tông móng; h3 chiều dXy móng bè. Trong đó vùng 

ảnh hưởng của một cột lX 4 L. 
- Theo phương pháp n�y, giá trị mô men MX v� MY theo phương X, Y của bản tính trên một đơn vị 
chiều rộng bản như sau:  
 

                                            MX =MRcos2θ + MTsin2θ           (8.19) 
                                            MY =MRsin2θ + MTcos2θ       (8.20) 

Trong đó: MR, MT k mô men theo phương bán kính  v� theo phương tiếp tuyến vuông góc với bán kính 
tại điểm K bất kỳ (xem phụ lục 3) so với chân cột trong hệ tọa độ độc cực (R,θ) được xác định theo 
công thức sau: 

                                                    MR= 














 −
−− '

34
/

1

4
Z

LR
Z

N µ
          (8.21) 

  

                                                   MT= 














 −
+− '

34
/

1

4
Z

LR
Z

N µ
µ            (8.22) 

Chuyển vị thẳng đứng tại chân cột:  

                                                              
D

NL
CC

8

2

=∆              (8.23) 

Chuyển vị thẳng đứng tại điểm K:  

                                                              3

2

4
Z

D

NL
M =∆                                    (8.24) 

Lực cắt:                                                    Q = k '

4
4

Z
L

N
           (8.25) 

Trong đó: N3 lực dọc tác dụng tại chân cột; Zi lX các hệ số xác định từ hXm hyperbolic được 
HETENYI thiết lập thXnh biểu đồ theo tỷ số x= R/L. 

� Móng bè có thể kết hợp với cọc tạo th�nh móng bè cọc có hoặc không có đ�i móng. Đ�i móng 
trong trường hợp n�y l� đ�i của nhóm cọc được tăng d�y để chống lực chọc thủng v� tải trọng  tác 
dụng cục bộ. Chiều d�y, chiều d�i, rộng của đ�i cọc tính như trong tính toán móng cọc.   
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9.2. Bản đáy công trình ngầm. 
k  Trường hợp sử dụng móng giằng hoặc móng cột độc lập thì giữa các cột hoặc giằng cần phải bố trí 
bản đáy cho công trình ngầm để chống áp lực đẩy nổi của nước ngầm.   
k  Khác với bản đáy công trình nổi trên mặt đất, bản đáy công trình ngầm thường chịu áp lực đẩy nổi 
rất lớn, đặc biệt l� đối với các công trình chôn sâu dưới mực nước ngầm. Bản đáy có thể l�m dạng 
phẳng, dạng vỏ trụ thoải hoặc vòm thoải lật ngược (h. 8.3, h.8.5). 
k  T,y theo tải trọng, điều kiện địa chất công trình, điều kiện thi công, bước cột v� nhịp công trình 
ngầm, có thể sử dụng các loại bản đáy khác nhau. Bản đáy dạng vỏ trụ hoặc vòm ngược có chi phí vật 
liệu nhỏ hơn bản phẳng v�o khoảng 40k50%.  
 
9.2.1. Bản đáy công trình ngầm dạng phẳng: 
k  Bản đáy tầng hầm nh� cao tầng cũng như công trình ngầm chịu phản lực khá lớn từ đất nền, cũng 
như áp lực đẩy nổi của nước ngầm nên chúng thường có chiều d�y khá lớn. Ngo�i tính toán khả năng 
chịu lực (chịu uốn, chịu cắt v� chịu chọc thủng) bản đáy còn được kiểm tra chống nứt, chống võng.  
k  Thông thường theo cấu tạo, chiều bản đáy cho nh� 12 tầng trở lên nên lấy ≥1/14 chiều rộng bản đáy 
lớn nhất v� không nhỏ hơn 400mm [11] 
k  Bản đáy công trình ngầm dạng bản phẳng có thể có 2 loại: loại bản không có dầm ( móng bè) v� 
loại bản kết hợp với dầm giằng. 
k  Bản đáy công trình ngầm dạng phẳng kết hợp với hệ giằng tạo th�nh dạng móng bè gọi l� móng bè 
bản dầm (h.8.3, a) 

                                       a)                                                          b) 

     
H.8.3. Sơ đồ xác định chiều cao h0 chống chọc thủng a) v� tính toán chống cắt b) 
 
 k  Chiều cao dầm bản không nên nhỏ hơn 1/8 nhịp bình quân của bước cột. Móng bè bản dầm dạng 
phẳng cấu tạo theo hướng đó thường có độ cứng khá lớn, ở mức độ n�o đó có thể coi như bản cứng. 
Do đó tính toán bản đáy phẳng có thể lật ngược tính như bản s�n thông thường với tải trọng l� phản 
lực nền (bao gồm cả áp lực đẩy nổi của nước ngầm). 
k   Khả năng chống chọc thủng của bản đáy được xác định theo công thức sau (8.15). k  Khả năng 
chống cắt tại mặt cắt chéo của bản đáy phải đảm bảo điều kiện sau: 
 
                                                              VS≤ 0,7βhsf1(l2 k2h0)h0.       (8.26) 
Trong đó: VS3 phản lực trung bình của của đất nền tác dụng lên phần có gạch chéo; βhs3 hệ số ảnh 
hưởng độ cao mặt cắt chịu lực kéo, tính theo công thức: 

                                                                        βhs=
4

1

0
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
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

h
       (8.27) 
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Nếu chiều cao h0 của bản nhỏ hơn 800mm thì lấy h0=800mm, còn khi h0>2000mm thì lấy 
h0=2000mm. 
k  Trường hợp bản đáy dạng vòm ngược, tải trọng đứng tác dụng xuống bản đáy được phân th�nh 2 
th�nh phần lực tiếp tuyến v� pháp tuyến. 
k  Khả năng chống chọc thủng của bản đáy cong được xác định theo công thức sau: 
 
                                                                  F ≤ 0,7βhpf1um.h0.sin α         (8.28) 
k  Khả năng chống cắt tại mặt cắt chéo của bản đáy phải đảm bảo điều kiện sau: 
 
                                                              VS≤ 0,7βhsf1(l2 k2h0)h0.sin α          (8.29) 
 αk góc nghiêng của trục vòm so với trục thẳng đứng  
 k  Liên kết cột hoặc vách cứng với bản đáy v� dầm của móng bè nên theo các yêu cầu sau đây: 
1k Cự li mép cột biên, vách tới mép biên của dầm móng không được nhỏ hơn 50mm. 
2k Khi bề rộng của dầm móng giao nhau nhỏ hơn bề d�i cạnh tiết diện cột, chỗ nối tiếp giao nhau của 
dầm phải l�m th�nh góc 8 cạnh, khoảng cách giữa các góc cột với 8 cạnh không nhỏ hơn 50mm. 
k  Khi tính toán bản đáy còn phải kể đến lực cắt bổ sung do mô men tác dụng lên trọng tâm của mặt 
tới hạn chọc thủng gây ra. 
�  ứng suất cắt lớn nhất maxτ tại mặt cắt tới hạn chọc thủng tại vị trí cách mép cột h0/2 được xác định 

theo công thức sau đây [11]: 
                                                  maxτ =F1/um. h0+as.MunbCAB/JS           (8.30) 

                                                   maxτ = 0,7(0,4+1,2/βs) βhsf1            (8.31) 

                                                              aS = 1k

2

1
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2
1

1

C

C
+

     (8.32) 

Trong đó: F1 – lực tập trung tương ứng với tổ hợp cơ bản được tính như sau: 
+  Đối với cột trong lấy lực dọc trục trừ đi phản lực nền trong khối chọc thủng của bản bè; 
+  Đối với cột biên v� cột góc lấy lực dọc trừ đi phản lực nền trong phạm vi mặt cắt tới hạn chọc thủng 
của bản bè; 
+  Phản lực nền phải trừ đi trọng lượng bản thân của bản đáy. 
Um3 chu vi mặt cắt tới hạn chọc thủng tại vị trí cách mép cột h0/2; H03 chiều cao hữu hiệu của móng 
bè; Munb3 mô men uốn tác dụng lên trọng tâm mặt cắt tới hạn chọc thủng ; CAB 3 khoảng cách từ trọng 
tâm mặt cắt tới hạn chọc thủng tới điểm có ứng suất cắt lớn nhất.; JS3 mô men quán tính của mặt cắt 
tới hạn chọc thủng đối với trọng tâm của nó; βs3 tỷ số giữa cạnh dXi vX cạnh ngắn của mặt cắt cột, khi 
βs<2 thì lấy βs=2 khi βs>4 thì lấy βs=4; aS3 hệ số phân phối mô men không cân bằng không qua lực 
cắt lệch tâm trên mặt cắt tới hạn chọc thủng, tính theo công thức (8.32); C1,, C23 cạnh dXi vX cạnh 
ngắn diện bị chọc thủng phụ thuộc vXo kích thước tiết diện chân cột vX giá trị h0 xem h.8.4. 
Giá trị xác định như sau:  C1 =hC+h0 vX C2=bC+h0          (8.33) 
Trong trường hợp cột góc:  C1=hC +h0/2 vX C2= bC+h0/2.        (8.34) 
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H.8.4. Xác định giá trị C1 v� C2 

8.2.2. Bản đáy công trình ngầm dạng vòm ngược. 
k  Vòm ngược sử dụng l�m bản đáy công trình ngầm nhằm tăng khả năng chống lại phản lực đất 

nền, áp lực đẩy nổi của nước ngầm. Vòm có thể một nhịp, nhiều nhịp, một sóng v� nhiều sóng (h.8.5).  
 
a)                                                                                        b) 

 
c)                       

 
H.8.5. Các loại bản đáy vòm trụ 

a3 vòm nhiều sóng, nhỉều nhịp; b3 vòm 1 nhịp; c) sơ đồ tính toán 
 

k  Vòm ngược bao gồm những bộ phận cơ bản sau:  
+  Chiều d�y d tựa lên 2 dầm biên có chiều rộng l� bd v� chiều cao l� hd, hai đầu còn lại của vòm 

ngược l� vách cứng. 
+  Chiều d�i sóng l� l2, nhịp trụ l� l1, khoảng giữa các nhịp l� các vách cứng. Dầm biên của vòm 

ngược l� giằng giữa các chân cột, l�m chỗ tựa cho bản móng, nó góp phần l�m giảm chuyển vị ngang 
của mép biên vòm. 

+   Để l�m vách cứng cho móng vòm ngược thường d,ng các dầm cong. Dầm biên BTCT thường 
lấy hd =(1/10k1/15)l1. Chiều rộng dầm biên lấy theo tỷ số bd/hd= (0,3k0,5).  

k Vòm ngược l�m đáy công trình ngầm được chia th�nh 2 loại: vòm d�i  v� vòm ngắn.  
 Khả năng chịu lực (phản lực nền v� lực đẩy nổi của nước ngầm) của bản đáy dạng vòm ngược 

tốt hơn bản đáy phẳng, nên nó thường có độ d�y nhỏ hơn, b, lại bản vòm ngược lại có độ cứng lớn 
hơn độ cứng bản đáy phẳng nhờ độ cong của nó.  
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k  Khi vòm đáy được xây dựng sau (sau khi thi công xong phần  móng v� kết cấu bên trên của 
công trình), có thể coi tải trọng công trình chuyền xuống cột chủ yếu do phần móng chịu. Trong 
trường hợp n�y để đơn giản tính toán, bản đáy vòm ngược có thể được tính toán như vòm thoải lật 
ngược với tải trọng l� phản lực nền v� áp lực đẩy nổi của nước ngầm.  

Trong trường hợp áp dụng lý thuyết vỏ mỏng để tính toán bản đáy công trình ngầm cần dựa trên 
các giả thiết sau:   

1. Tải trọng công trình chuyền lên cột do móng chịu (ví dụ móng cọc có đ�i cọc độc lập dưới 
cột, bản móng xây dựng sau khi thi công xong  phần móng v� kết cấu bên trên) 

2. Bản móng công trình ngầm chỉ chịu áp lực phân bố, không có tải trọng tập trung tác dụng lên 
bản móng. 

3. Chiều d�y bản móng thay đổi đều đặn, không bị dật khấc 
1. Xác định đặc trưng hình học của vòm ngược. 
k  Bản đáy vòm ngược có thể có các hình dạng khác nhau, nhưng chủ yếu l� có dạng đối xứng, phổ 
thông nhất l� sử dụng loại vòm ngược có hình dạng parabôn hoặc dạng cung tròn. Vì vậy để đơn giản 
tính toán ta xét loại vòm ngược dạng parabôn v� dạng cung tròn. 
k  Giá trị đặc trưng cho dạng hình học của vòm l� mô men quán tính Jy v� mô men kháng uốn Sy 
(h.8.6). Lấy trục toạ độ như hình 8.6k thì phương trình đường cong của vòm h�m parabôn có dạng 
[22]: 
 

                                                           z= fbd(X/a)2=fbdk
2

                                 (8.35) 
                                                                       k=X/a;                             (8.36) 
 a3 chiều dXi nửa dây cung của vòm l2 =2a. 
Gọi B l� trọng tâm của tiết diện ngang vòm, ta có:  

                                   íB=fbd/3; íH=(2/3).f bd                                         (8.37) 
k Mô men quán tính của tiết diện ngang vòm đối với trục X 

J'X= 
2

0

4

4
2

..
5

2
. bd

a

bd fdadx
a

x
fd =∫                      (8.38) 

k Mô men quán tính tiết diện ngang đối với trục đi qua trọng tâm của tiết diện l�: 

    JX=
222

45

8
)

3

1
(2..

5

2
bdbdbd adffadfda =−          (8.39) 

k  Mô  men tính đối với một nửa tiết diện ngang l�: 

   SX = )(
3

)
3

( 3

2

2

0

kka
d

fdx
a

x
f

f
d bdbd

bd
a

−=−∫                    (8.40) 

Trong đó: d3 chiều dầy vòm; l3 chiều dXi vỏ; fbd3 độ cao của vòm. 

 
H.8.6. Sơ đồ hình học của bản đáy dạng vòm ngược 

 
k  Các kích thước sơ bộ của bản đáy vòm ngược có thể lựa chọn theo kinh nghiệm. Chiều cao vòm 
ngược fbd lấy theo công thức sau đây: 
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                                                  fb®=(
10

1

5

1
− ) l ;                                                       (8.41) 

 Trong đó: l 3 nhịp bản đáy. 
k  Đối với vòm dạng parabôn có gốc toạ độ đặt tại đỉnh vòm, ta có: 

                 sin
CV

CV
CV

tg
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θ

θ
θ

21+
=  ; cos

CV
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tg θ

θ
21

1

+
= ; tgθCV=

l

fbd4
; θCV= arctg

l

fbd4
 

                         y= 2

2

4
x

l

fbd ; trong đó: x=
bdf

l

8

2

 tgθ; r =
θ3

2

cos..8 bdf

l
;  

 k  Đối với vòm dạng tròn, có gốc toạ độ tại đỉnh vòm, ta có: 

    sin
r

l
CV

2
=θ ; cos 

r

fbd
CV −= 1θ ;  θCV= arcsin 








−=

r

f
ar

r

l bd1cos
2

; r = ( )22 4
8

bdfl
f

l
+  

    2. Tải trọng tác dụng lên bản đáy công trình ngầm. 
k  Khi bản đáy công trình ngầm được xây dựng sau c,ng (sau khi đr ho�n th�nh phần móng v� kết cấu 
chính bên trên) hoặc móng công trình sử dụng cọc, to�n bộ tải trọng bên trên công trình do móng tiếp 
nhận. 
k  Bản đáy công trình ngầm trong trường hợp n�y chịu áp lực của đất trên nền, tải trọng bản thân v� 
hoạt tải trên nền. Ngo�i ra trong v,ng có nước ngầm bản đáy còn chịu tác dụng của nước ngầm.  
k  Để đơn giản tính toán, tải trọng nêu trên được coi l� phân bố đều.  
 

 
 H.8.7. Sơ đồ tính toán bản đáy dạng vòm 
 

k  Tải trọng tác dụng lên bản đáy trong trường hợp có áp lực đẩy nổi:  
                                                    q =Pwkγ®.h                                                        (8.42) 

Trong đó: Pw3 áp lực đẩy nổi của nước ngầm; γ®3 trọng lượng thể tích trung bình của bản đáy vX đất 
trên bản đáy; h3 độ sâu chôn bản đáy so với cốt nền công trình. 
 
3. Tính toán bản đáy dạng vòm ngược.  
k  Tính toán bản đáy công trình tuyến dạng vòm ngược được tiến h�nh theo b�i toán phẳng, nghĩa l� 
có thể cắt vòm với chiều rộng b=1m để tính toán. Trường hợp vòm có dạng pa ra bôn bậc 2, độ cứng 
của vòm đối với trục trọng tâm có thể xác định theo công thức  (8.39).  
k  Bản đáy công trình ngầm được liên kết với hệ dầm móng, với tường biên hoặc vách cứng. Do  độ 
cứng của dầm v� vách rất lớn so với độ cứng của bản đáy nên trong tính toán liên kết giữa dầm, vách 
với bản đáy có thể coi như liên kết ng�m, vòm có thể coi l� hệ bậc 3 siêu tĩnh.  
k  Để đơn giản tính toán ta cắt vòm tại đỉnh v� đặt v�o đó các ẩn lực chưa biết M1, H2 v� Q3. Với hệ 
đối xứng chịu tải trọng đối xứng ta có Q3=0. Như vậy chỉ còn M1 v� H2. 
k  Có thể xác định khoảng cách từ đỉnh vòm tới tâm đ�n hồi Cđ của vòm parabôn theo công thức:  

                                Cd= ∫∫
SS

J

ds
y

J

ds

00

/  = 0,337.fbd                                                    (8.43) 

k  Hệ phương trình chính tắc của vòm parabôn có ng�m tại chân vòm như sau: 
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



=−+++

=+++

0)(

0

02222121

01221111

dbdP

P

cfHM

HM

ρθδδδ

ρθδδδ
                                  (8.44) 

Trong đó: Trong đó: M1 vX H23 mô men vX lực ngang do tải trọng ngoXi gây ra đối với vòm không 
khớp chân ngXm; δ11 3chuyển vị đơn vị tại đỉnh vòm ngược do mô men M1=1 gây ra; δ123 chuyển vị 
đơn vị tại đỉnh vòm ngược trong hệ cơ bản theo phương ẩn số M1 do lực xô ngang H2=1 gây ra; δ213  
Chuyển vị đơn vị tại đỉnh vòm ngược trong hệ cơ bản theo phương ẩn số H2 do mô men M1=1 gây ra; 
δ223 chuyển vị đơn vị tại đỉnh vòm ngược do lực xô ngang H2=1 gây ra; 0θ 3 góc xoay tại chân vòm; ρ3 

hệ số quy đổi chuyển vị về một thứ nguyên, xác định theo biểu thức sau:  

                                            
2

2

0

0

0

1

1

µ

µ

π
ρ

−

−
=

E

EJ
                                                       (8.45) 

Trong đó: à vX µ0 3 hệ pausson của vật liệu kết cấu (bản đáy) vX hệ số nở hông của đất; E, E03 mô đun 
đXn hồi của vật liệu kết cấu (bản đáy) vX mô đun biến dạng (tổng quát) của nền đất. 
k  Trong trường hợp các ẩn lực đặt tại tâm đ�n hồi, hệ phương trình chính tắc của vòm parabôn có 
ng�m tại chân vòm như sau: 

                               




=−++

=++

0)(

0

02222

01111

dbdP

P

cfH

M

ρθδδ

ρθδδ
                                       (8.44') 

Giải hệ phương trình (8.44') ta được: 

                                                 M1= k =−
11

0

11

1

δ

θ
ρ

δ

δ p
M0 k A1.θ0                                         (8.46) 

                                            H2= 0200

2222

2
.. θθρ

δδ

δ
AH

cf ddp
−=

−
−−                                   (8.47) 

Trong đó: A1= 
11δ

ρ
vX A2= .

22

ρ
δ

dd cf −
3 lX giá trị mô men vX lực xô ngang tại tâm đXn hồi do chuyển vị 

nằm ngang vX chân vòm xoay góc θ0=1 gây ra.  
k  Nội lực tại đáy vòm xác định theo công thức: 

                                                   M0= M1 k H2.Cd                                                  (8.48) 
                                                                    H0 = H2                                                           (8.49) 
Trong đó:  đối với vòm dạng parabôn: Cd xác định theo công thức (8.43). 

k  Theo điều kiện l�m việc của bản đáy kết cấu công trình ngầm thì chuyển vị nằm ngang của bản đáy 
Xh= 0. 
k  Các chuyển vị đơn vị δkn theo lý thuyết cơ học kết cấu (công thức Mork Maxwell) có thể tính như 
sau: 

                              =knδ
( )









++

−
∫∫∫
S

nk
S

nk
S

nk ds
F

QQ
ds

F

NN
ds

J

MM

E
000

2
1 µ

                    (8.50) 

Trong đó: à3 hệ pausson của vật liệu kết cấu (bản đáy); E3 mô đun đXn hồi của vật liệu kết cấu (bản 
đáy); J, F3 mô men quán tính vX diện tích tiết diện tính toán. 
k  Đối với bản đáy công trình ngầm dạng vòm ngược, giá trị chuyển vị trượt do lực cắt Qi gây ra (số 
hạng thứ 3 trong phương trình trên) có giá trị không đáng kể nên có thể bỏ qua. 
k  Công thức (8.50) có thể viết:  

                           









++

−
= ∫ ∫

S S
nknk

kn ds
F

NN
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0 0 00
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.cos.cos
1
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                            = 









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−
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2/1
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2/1

000

2

..
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dxNN
F

l
dxMM

J

l

E nknk

µ
                                     (8.51) 
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k  Sơ đồ tính toán chuyển vị do M0=1 v� H0=1 gây ra trình b�y trên hình 8.8 
Tính chuyển vị đơn vị do M0=1 gây ra (h.8.8a): 
Tại tiết diện bất kỳ trên trục vòm ta có MX=1 v� NX= 0 nên: 

0

22/1

0

21

0

2

11
' 1

2

11

EJ
dxMM

EJ XX

µµ
δ

−
=

−
= ∫  

Nhân chuyển vị với hệ số 
2

0

1 µ−

EJ
ta có: 

                                                   
2

1
11 =δ                                                                        (8.52) 

                        a)                                                          b) 

                           
     H.8.8. Sơ đồ tính chuyển vị: aJ do M10=1 gây ra; bJ do H10 =1 gây ra 

  
Tính chuyển vị đơn vị do H0=1 gây ra (h.8.8b): 
k  Tại tiết diện bất kỳ trên vòm ta có: 
                                           M2X= 1(ykC2X); N2X= 1.cosθ                                                (8.53) 

Nhân chuyển vị với 
2

0

1 µ−

EJ
, xét đến  J0= 

12

3

0bd
v� b=1 (d0k chiều  d�y bản đáy tại vị trí đỉnh vòm) ta 

được: 

                    dxN
d

dxM XX ∫∫ +=
2/1

0

2

2

2

0

2/1

0

2

222
12

δ = 0,04383.




















+

2
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1

2 1
bdf

d
lf β                    (8.54)  

Trong đó:                  

l

f
l

f
arctg

bd

bd

4

4

954,01










=β                                                                  (8.55) 

Giá trị 1β  phụ thuộc v�o tỷ số fbd/l  được [25] lập th�nh bảng dưới đây: 

 
fbd/l 1/2 1/2,5 1/3 1/3,5 1/4 1/4,5 1/5 1/5,5 1/6 

1β  0,528 0,605 0,663 0,711 0,750 0,780 0,806 0,825 0,841 

 
Trong trường hợp tải trọng thay đổi theo luật tam giác ta có: 

Chuyển vị do tải trọng ngo�i gây ra sau khi nhân với  
2

0

1 µ−

EJ
ta được: 

                                ∫∫ −==
2/1

0

2

2/1

0

1 ;)(; dxCyMdxM CXxpxp δδ                                           (8.56) 
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      H.8.9. Sơ đồ tính MX, NX, QX 

 
Thay giá trị Mx v�o (8.56) v� lấy tích phân ta được: 

                                  ( ) ( )ele
lf

q
l

p ∆+−−= 52
420

4
192

23

1δ                                               (8.57) 

                                  ( ) ( )ele
lf

qq
lf

p ∆+−∆+−= 9835,11307,7
378

4945,0578,1
228

.
33

2δ         (8.58)  

k  Tải trọng tính toán tác dụng lên bản đáy công trình ngầm chủ yếu l� tải trọng đẩy nổi của nước 
ngầm, để đơn giản tính toán có thể coi như tải trọng phân bố đều với giá trị qbd. 
k  Khi tải trọng phân bố đều, xét đến các giá trị 0=∆==∆ eeq  ta có: 

                                   ( )q
l

p 4
192

3

1 −=δ                                                                           (8.57') 

                                    ( )q
lf

p 578,1
228

. 3

2 −=δ                                                                    (8.58') 

k  Nội lực tại tiết diện bất kỳ trong bản đáy tính theo công thức sau đây: 

                                













−=

+=

−+=

θθ

θθ

sincos..

sin.cos

2

1

0

0

2

00

HxgQ

xgHN

xgyHMM

dx

gx

dx

                                                 (8.59) 

Trong đó: y = 2

2

4
x

l

f
; gd3 tải trọng phân bố từ đất trên bản đáy vX bản thân bản đáy. 
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H.8.10. Sơ đồ bố trí cốt thép trong bản đáy dạng vòm trụ 

a3  Sự hình thXnh các vết nứt trong bản đáy vòm trụ; b3bố trí cốt thép trong dầm biên; c3 
các loại cốt thép trong bản đáy; 13 thep chịu kéo; 23thép trong bản đáy; 33thep vùng góc bản đáy; 43 

theo phương dọc 

k  Trong trường hợp chiều d�y bản đáy so với bán kính cong có tỷ số 
20

1
≤

R

d
 (trong đó dk chiều 

d�y bản đáy; Rk bán kính cong của trục vòm) vòm có thể tính như vỏ mỏng [21]. 
k  Đối với móng vỏ mỏng có tiết diện dạng cung tròn chịu tác động của tải trọng thẳng đứng đối 

xứng có thể tính gần đúng như dầm BTCT đơn giản tựa trên các vách cứng [21, 24] (h.8.11). Tiết diện 
ngang của dầm v� dầm biên l� tiết diện cong.  Các ký hiệu trong h.8.11 như sau: Fak tổng diện tích cốt 
thép chịu kéo; θ 1 k góc ở tâm nửa cung vỏ; θ P k góc ở tâm một nửa cung vỏ trong v,ng chịu nén; ck 
khoảng cách từ hợp lực của cốt thép chịu kéo tới tâm cung tròn của tiết diện vỏ;  d, Ryk chiều d�y v� 
bán kính vỏ; d1 – khoảng cách từ hợp lực của cốt thép chịu kéo tới đáy của dầm biên. 

k  Điều kiện đảm bảo cường độ trên tiết diện cung tròn l�: 
 
                                       MMAX  ≤ 0,8(2RndRy

2sinθ P  k cR�Fa)                            (8.60) 
Trong đó: MMAX 3 mô men ngoại lực xác định như trong dầm đơn giản; 0,8 3 hệ số thực nghiệm 

về điều kiện lXm việc của vật liệu trong tiết diện cong; các ký hiệu khác, xem trên h.8.11. 

                              
                           H.8.11.Tính toán móng vỏ trụ dạng cung tròn như dầm BTCT 
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k  Ranh giới v,ng chịu nén xác định theo nguyên tắc sau: 
                                                 2Rnθ P d= RaFa                                                        (8.61) 
k  Thế hai phương trình trên cho nhau ta có: 

                                         Sinθ P k 0
2 2

=−
yn

p
y dRR

M

R

c
θ                                  (8.62) 

         a)                                                           b) 

                         
          c)                                                            d) 

                                           
 
H.8.12. Sơ đồ tính toán vỏ trụ dạng tròn theo phương sóng: a3sơ đồ tính toán; b3dải cắt theo 

chiều rộng tính toán bằng 1m; c3 sơ đồ tải trọng vX nội lực trên một phần dải ngang vỏ trụ; d3 biểu đồ 
mô men tác dụng theo phương sóng. 

k  Do góc θ P nhỏ nên có thể thay sinθ P ≈ θ P v� giải phương trình (8.62), sau đó tính cốt thép 
theo (8.61).  

ứng suất tiếp trong vỏ có giá trị lớn nhất tại gối tựa, có thể xác định theo công thức: 

                                                       T=
Jd

SQ

2

0                                                     (8.63) 

Trong đó: Q0 – lực cắt tại tiết diện gối của vỏ, xác định như trong dầm đơn giản. 
k  Để xác định mô men uốn dọc của vỏ theo phương sóng, ta tách một dải rộng một đơn vị 

(h.8.12). Lực tác dụng lên dải n�y l� tải trọng thẳng đứng q v� các lực tiếp tuyến T v� TT ∆+ . Giá trị 
M2 trong tiết diện bất kỳ của dải bằng tổng mô men của lực q v� T∆ đối với trục aka của tiết diện đang 
xét. Biểu đồ M2 có dạng trên hình 8.12c. 

chương X 
Tính toán dầm,  bản móng trên nền đ�n hồi. 

 
9.1. Khái niệm chung: 
k  Hệ khung công trình ngầm dân dụng công nghiệp có thể l� khung đổ to�n khối, khung lắp ghép, có 
thể một nhịp, nhiều nhịp, một tầng hoặc nhiều tầng.  
k  Công trình ngầm dân dụng v� công nghiệp phần lớn xây dựng bằng phương pháp lộ thiên. 
k  Các bộ phận của công trình ngầm trực tiếp tiếp xúc với nền đất l� bản mái, tường ngo�i v� bản đáy.  
k  Tính toán hệ khung của công trình ngầm bao gồm các phương pháp tính toán khung, vòm, dầm, 
tường v� kết cấu trên nền đ�n hồi.  
+  Bản mái thường có cấu tạo vòm thoải. Chúng tiếp xúc với đất lấp cho nên được tính như kết cấu 
thông thường. 
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+  Tường bên thường được xây dựng thẳng đứng. Chúng có thể được tính toán như dầm trên nền đ�n 
hồi (khi tường có độ cứng hữu hạn v� tiếp xúc liên tục với nền đất) v� không kể đến tính đ�n hồi của 
nền đất (khi xung quanh l� đất lấp không đảm bảo tiếp xúc chặt chẽ v� liên tục với tường). 
+  Bản đáy của công trình ngầm có thể có dạng phẳng hoặc dạng cong (vòm ngược). 
k  Bản đáy công trình ngầm có độ cứng hữu hạn, cũng như khi chúng được xây dựng trước khi xây 
dựng kết cấu bên trên có thể được tính toán đơn giản như dầm (cắt theo dải) trên nền đ�n hồi. 
 k Dưới tác dụng của tải trọng v� phản lực nền, móng sẽ bị uốn (thường ở mép biên). Sự biến dạng của 
móng lại ảnh hưởng đến sự phân bố lại phản lực nền. Để đơn giản hoá tính toán người ta chỉ xét trong 
những trường hợp móng có biến dạng uốn lớn khi thoả mrn điều kiện: 

                                                   t= 10 10
3

3

0 ≥
h

l

E

E
                                                        (9.1) 

Trong đó: E03 mô đun biến dạng của đất nền; E3 mô đun đXn hồi của vật liệu móng; l3 chiều dXi 
móng; h3 chiều cao móng. Khi móng có t thoả mln điều kiện trên gọi lX móng mềm. 
k  Móng có tỷ số hai cạnh l/b ≥ 7 gọi l� móng dầm, còn l/b <7 gọi l� móng bản.  
k   Dưới tải trọng công trình f(x) v� phản lực nền σ(x) (xem hình dưới), móng dầm bị uốn v� trục võng 
của nó được xác định theo phương trình vi phân  

 

                          EJ [ ]bxxf
dx

xyd
.)()(

)(
4

4

σ−=                         (9.2) 

Trong đó b3 chiều rộng của dầm; )(xy 3 độ võng của dầm; EJ3 độ cứng chống uốn của dầm. 

k  Dưới tác dụng của áp lực đáy móng nền đất bị lún xuống. Điều kiện tiếp xúc của nền v� đáy móng 
được miêu tả như sau: 

                                             )(xy =δ(x)                                        (9.3) 

k  Như vậy có hai đại lượng chưa biết l� )(xy v� δ(x) nhưng mới chỉ có một phương trình (9.2), ta lập 

thêm phương trình thứ hai trên cơ sở quan hệ giữa độ lún của nền v� áp lực đáy móng 
                                             S(x) =f1[σ(x)]                                     (9.4)              

*  Quan hệ n�y thể hiện sự l�m việc của nền dưới tác dụng của tải trọng gọi l� mô hình nền. 
Hiện nay trong thực tế  phổ biến áp dụng 3 mô hình sau đây: 
13 Mô hình nền biến dạng cục bộ (còn gọi l� mô hình nền Vinkler). Theo mô hình n�y biến dạng nền 
chỉ xảy ra tại vị trí đặt tải.  Mô hình n�y sử dụng quan hệ: 

                                         σ(x)=Kδ(x)                        (9.5) 
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Trong đó: K3 hệ số tỷ lệ phụ thuộc vXo loại đất nền còn gọi lX hệ số nền (t/m3, kg/cm3); σ3 áp lực lên 
nền; δ3 giá trị độ lún. 
2 3 Mô hình bán không gian đXn hồi. Theo mô hình n�y nền được xem như nửa không gian biến dạng 
tuyến tính. Độ lún nền không chỉ xảy ra tại vị trí đặt lực m� cả ở v,ng lân cận. Mô hình n�y dựa trên 
các công thức Businesk: 

                                           S(x,y)= P
RE0

2

01

π

µ−
                                        (9.6) 

Trong đó: R 3 khoảng cách từ điểm tính lún đến điểm đặt lực P; E0, 0µ 3 mô đun biến dạng vX hệ số nở 

hông của đất nền. 
Theo mô hình n�y hiện có một số phương pháp thông dụng của GS. M.I. Garbunốpk Paxađốp, Phương 
pháp của ớemôskin v� phương pháp của GS. Ximvuliđi. 
3. Mô hình lớp không gian đXn hồi. Mô hình n�y như mô hình bán không gian biến dạng tuyến tính 
nhưng chỉ tính cho lớp đất có chiều d�y hữu hạn (ví dụ chiều d�y lớp chịu nén, hoặc đến lớp đá có 
chiều d�y nhỏ hơn chiều d�y lớp chịu nén). 
k  Các mô hình nêu trên đều dựa trên cơ sở lý thuyết đ�n hồi k biến dạng nền tỷ lệ thuận với ứng suất. 

� Lý thuyết tính toán móng băng, dầm trên nền đ�n hồi khá ph, hợp khi nền đất có tính đ�n hồi 
v� tính cơ học gần với vật thể đ�n hồi đồng nhất. Tuy nhiên đối với các loại đất như cát, sét, á cát, á sét 
không có lý thuyết n�o ph, hợp ho�n to�n. Hơn nữa việc lựa chọn tiết diện cấu kiện bê tông cốt thép 
được tiến h�nh theo trạng thái giới hạn trong khi nền đất chỉ tính trong giai đoạn đ�n hồi. Điều n�y cho 
thấy vấn đề đặt ra chưa lô gích lắm. Điều bất cập n�y có thể được giải quyết nếu tính toán theo lý 
thuyết cân bằng giới hạn có xét đến tính biến dạng dẻo của nền. Phần lớn các loại đất nêu trên đều có 
tính dẻo, do đó việc áp dụng lý thuyết dầm trên nền biến dạng dẻo tỏ ra khá ph, hợp với điều kiện thực 
tế. Mô hình nền n�y đr được GS.A.A. Gvozdev đưa ra từ năm 1934. 
 
9.2. Tính toán dầm trên nền đ�n hồi theo phương pháp nền biến dạng cục bộ (mô hình nền 
Vinkler). Đại diện cho phương pháp n�y l� phương pháp tính toán của GS.Paxtrnak  
k  Lý thuyết Vinkler ph, hợp nhất đối với nền đất yếu no nước.  
k  Quan hệ cơ bản đối với dầm theo mô hình n�y l� phương trình (9.5) 

k  Sau khi vi phân phương trình n�y v� thay (
2

2

dx

yd
) bằng (

EJ

M
− ) ta nhận được phương trình vi phân 

chung cho dầm nằm tự do chịu tải ở hai đầu dầm (h.9.1): 

                                                                     
 

H.9.1. .Sơ đồ tính toán dầm ngắn chịu tải tập trung v� mô men 
 

                                                  04
4

4

=+ M
d

Md

ϕ
                                                     (9.7) 

 Trong đó: 
S

x
=ϕ ; S  = 4

4

bK

EJ
chiều dXi đặc tính của dầm (tường); 

K3 Hệ số kháng đXn hồi của đất ở mặt bên tường; 
E3MÔ đun đXn hồi của vật liệu công trình; 
J3 mô men quán tính của tiết diện tường; 
b3 chiều rộng tính toán, b= 1m 
Tuỳ theo độ cứng của tường, có thể chia tường thXnh 3 loại như sau (theo Pasternak,λ = l/S) : 
+ λ <1 tường được tính như dầm có độ cứng tuyệt đối. 
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+ 1 ≤λ ≤ 2,75 3 dầm có độ cứng hữu hạn, tính như dầm ngắn 
+  λ >2,75 tường mảnh, tính như dầm dXi vô hạn 
 Lời giải phương trình n�y của G.S. PL. Paxternak cho kết quả trong tiết diện tại khoảng cách x tới 
đầu dầm không chất tải như sau: 
- Mô men uốn: 
 
                                                               Mϕ = A1 ξ4k A2 ξ3                                                   (9.8) 
k     Lực cắt tại điểm đó:   

                                                    Qϕ= )2(
1

4211 ξξ AA
S

− ;                                    (9.9) 

k     Lực phân bố lên nền tại điểm đó: 

                                           qϕ= b.K.y= )2(
2

12212
ξξ AA

S
− ;                                      (9.10) 

k     Góc xoay:  

                                         dϕ = )2(
2

22313
ξξ AA

S
−−                                                   (9.11) 

Trong đó:       A1= 4 ρ4M1 – 2.ρ5 .S.P2                                                                        
                       A2= 2(ρ6M1 k ρ4 .S.P2). 
Giá trị:  ξ v� ρ cho trong bảng 6.1  v� 6.2kphụ lục 6. 
Đối với dầm ngắn 1≤ λ = l/S <2,75: 
Tăng gía trị lên bK lần, giá trị tuyệt đối của góc xoay v� độ lún dầm ngắn l�: 

1311

4
ρ

S
=∆ k góc xoay đầu chất tải của dầm do M1 =1 gây nên 

 222112

2
ρ

S
=∆=∆ k góc xoay đầu chất tải của dầm do P2=1 hoặc cũng tại đó độ lún do M1=1 gây 

nên. 

322

2
ρ

S
=∆ k độ lún tại đầu chất tải của dầm do P2= 1 gây nên 

63

0

31

8
ρ

S
=∆ k góc xoay đầu không chất tải của dầm do M1 =1 gây nên  

42

0

41

0

32

8
ρ

S
=∆=∆ k góc xoay đầu không chất tải của dầm do P2=1 hoặc độ lún do M1 =1 gây nên 

5

0

42

4
ρ

S
=∆ k độ lún tại đầu không chất tải của dầm do P2= 1 gây nên 

                                               a)                                    b) 

 
H.9.2. Sơ đồ tính toán dầm cứng a) v� dầm d�i b) 

Đối với dầm cứng: 

Dầm rất ngắn có 1<=
S

l
λ kgọi l� dầm cứng. Nội lực trong những dầm n�y được xác định theo công 

thức của sức bền vật liệu:  
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                                         qX= 















−+








− 1

32
1

32
2

1

l

x
P

l

x

l

M

l
                                 (9.12) 

                                          QX = ;
2

13
2

1
xxqP

l

M

l

x
+







−                                             (9.13) 

                                         MX = 22

2

1

63

22
x

q

l

P

l

M x 







+−                                                (9.14) 

Giá trị tuyệt đối của chuyển vị từ những tải trọng đó tăng lên bK lần có dạng: 

;
12

311
l

=∆
22112

6

l
=∆=∆ ; 

l

4
22 =∆ ; 

3

0

31

12

l
=∆ ; 

2

0

41

0

32

6

l
=∆=∆ ; 

l

20

42 =∆  

Đối với dầm dXi: 

Dầm có 75,2≥=
S

l
λ  gọi l� dầm d�i. Trong đó nếu tải đặt ở một đầu thì đ�u bên kia hầu như không 

xuất hiện biến dạng. Gốc tọa độ dầm d�i lấy tại đầu chất tải (h.9.2b). Các công thức tính toán cho dầm 
d�i tại tiết diện trên khoảng cách x kể từ đầu chất tải như sau: 
- Đối với mô men:  
                                           Mϕ = M1 η3 k S.P2η2 ;                                                      (9.15) 
- Lực cắt: 

                                          Qϕ = k 







+ 422

12
ηη P

S

M
;                                                (9.16) 

- áp lực phân bố: 

                                          qϕ = 







− 4

1
12

2
ηη

S

M
P

S
                                                   (9.17) 

- Góc xoay: 

                                            dϕ = 







− 321

1

2

22
ηη P

S

M

S
                                              (9.18) 

Trong đó: ϕ= 
S

x
. 

Giá trị biến dạng tuyệt đối  tăng lên bK lần sẽ l�: 

;
4

311
S

=∆  ;
2

22112
S

=∆=∆  ;
2

22
S

=∆  

η ik các hệ số Ximerman cho trong bảng 6.3k phụ lục 6  

k  Giải b�i toán được tiến h�nh bằng cách phân chia dầm th�nh từng đoạn riêng biệt tạo th�nh những 
hệ cơ  bản có lực tác dụng tại các đầu của các đoạn đó. 
 
               a)                                                             b) 

 
H.9.3. Ví dụ cắt dầm th�nh các hệ cơ bản khi có tải trọng tác dụng tại đầu mút dầm 

 
k  Ví dụ dầm thể hiện trên h.9.3 chịu tải trọng P v� mô men M có thể được cắt v� chuyển  tải trọng 
sang phần trái hoặc sang phần phải dầm.  Tại vị trí cắt xuất hiện nội lực chưa biết M1 v� Q2 sẽ được 
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xác định từ việc giải phương trình Kani bằng phương pháp lực, tạo nên bằng sự cân bằng góc xoay v� 
chuyển vị vế trái v� vế phải của dầm tại vị trí cắt: 

I :   ( ) ( ) 012112121211111 =∆−∆+∆−∆+∆+∆ PMQM PPTPTP                                    (9.19) 

II:   ( ) ( ) 022212222212121 =∆−∆+∆−∆+∆+∆ PMQM PPTPTP                                   (9.20) 

k  Giá trị chuyến vị ∆ k được lấy theo các công thức trên cho dầm cứng, ngắn v� dầm d�i phụ thuộc 
v�o đoạn dầm được cắt ra.  
k  Các dấu của chuyển vị ∆ trong các công thức nêu trên lấy theo quan niệm sau.  
+  Các chuyển vị chính 2211 , ∆∆ k đứng bên cạnh những nội lực chưa biết M1 v� Q2 luôn luôn dương, vì 

hướng của chúng tr,ng với hướng tác động của lực đó (xem h.9.3a). 
+  Dấu của các chuyển vị lựa chọn 2112 , ∆∆ k l� dương khi lực M1 va Q2 gây nên biến dạng tr,ng với 

hướng chuyển vị chính v� âm khi chúng có hướng ngược lại.  
+  Dấu các th�nh phần tải khác cũng xác định như vậy –khi tương ứng với hướng tác động của M v� 
P. 
k  Sau khi xác định các giá trị chưa biết M1 v� Q2, các đoạn cắt của dầm l� những hệ cơ bản (h.9.3b) 
m� đối với chúng có thể ứng dụng các công thức nêu trên để xác định Mϕ, Qϕ v� qϕ.  
k  Đối với dầm có tải trọng phức tạp có thể sử dụng nguyên lý cộng tác dụng. Ví dụ, dầm được b�y 
trên h.9.4a cho phép chia th�nh 2 hệ cơ bản. 
                               a)                                             b) 
 

 
H.9.4. Cắt dầm th�nh các hệ cơ bản 

khi có tải trọng phức tạp tác dụng lên dầm 
k  Dầm có các đoạn tải trọng phân bố được chia sao cho các đoạn đó được tách ra trong dạng hệ  dầm 
cơ bản (h.9.4b). 
Đối với dầm trình b�y trên hình 9.4b cần th�nh lập 4 phương trình theo phương pháp lực: 

      I.  ( ) ( ) 0.
2

12
4143132121211111 =

−
+∆−∆−∆−∆+∆+∆

l

pp
QMQM ggTPTP                            (9.21) 

      II:   ( ) ( ) 0. 14243232222212121 =−∆−∆−∆+∆+∆−∆ pQMQM ggTPTP                             (9.22) 

      III:   ( ) ( ) 0.
2

12
4343433333232131 =

−
−∆−∆+∆+∆+∆−∆−

l

pp
QMQM pTpTgTgT        (9.23) 

      IV:   ( ) ( ) 0. 24444434343242141 =−∆+∆+∆−∆+∆−∆− pQMQM pTpTgTgT                   (9.24) 

 
Xác định phản lực đầu dầm trên nền đ�n hồi có 2 đầu ng�m [10]. Dầm có 2 đầu ng�m có thể sử 
dụng các điều kiện biên tương ứng để xác định  mô men v� lực cắt tại các tiết diện đầu ng�m. 
1. Xác định phản lực tại các đầu ngXm khi dầm chịu tải trọng tập trung  
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H.9.5. Các trường hợp chịu lực của  dầm trên nền đ�n hồi có 2 đầu ng�m. 

k  Ta có điều kiện biên: x=0; θA=yA=0; x=l; θB =yB= 0 
 k  Mô men v� lực cắt ở hai đầu ng�m xác định theo công thức  

        MA= 
2

342

4334

2
.

ξξξ

ξξξξ

α −

− aaP
;                 MB= 

2

342

4334

2
.

ξξξ

ξξξξ

α −

− bbP
                                 (9.25) 

         HA= 
2

342

3342

2

2
.

ξξξ

ξξξξ

−

− aa

P ;                 HB= 
2

342

3342

2

2
.

ξξξ

ξξξξ

−

− bb

P                                 (9.26) 

Trong đó: ξi3 (i=1, 2, 3. 4) 3 các hXm hipecbolic (tra bảng.6.13 phụ lục 6): 
ξ1=ch.αx. cosαx     ;                         ξ3=ch.αx. sinαx   
ξ2=ch.αx. sinαx +shαx. cosαx ;     ξ4=ch.αx. sinαx k sh.αx. cosαx          
2. Xác định phản lực tại các đầu ngXm khi một đầu dầm (dầm A) xoay một góc đơn vị theo chiều kim 
đồng hồ. 
 k  Điều kiện biên: x=0; θA=1; yA=0; x=l; θB =yB= 0 
 k  Mô men v� lực cắt ở hai đầu ng�m xác định theo công thức  

               MA= (K/α3)ν1 ;  MB= k (K/α3)ν4                                                                  (9.27) 
               HA= k (K/α2)ν2 ;  HB= k (K/α2)ν5                                                                       (9.28) 

3.  Xác định phản lực tại các đầu ngXm khi một đầu dầm (A) lún xuống 1 đơn vị. 
k  Điều kiện biên:  x=0; θA=0; yA=1; x=l; θB =yB= 0. 
k  Mô men v� lực cắt ở hai đầu ng�m xác định theo công thức  

                MA= (K/α2)ν2 ;  MB= k (K/α2)ν5                                                                  (9.29) 
                       HA= k (K/α)ν3 ;  HB= k (K/α)ν6                                                                       (9.30) 
Trong đó: νi (i=1....6)3 các hXm Hipecbol ứng với  αx= αl (tra bảng 6.73 phụ lục) 

ν1= 
xxsh

xxxchxsh

αα

αααα
22 sin

cossin.

2

1

−

−
; ν4= 

xxsh

xxshxchx

αα

αααα
22 sin

cos.sin

2

1

−

−
 

ν2= 
xxsh

xxch

αα

αα
22

22

sin

cos

2

1

−

−
;                  ν5= 

xxsh

xxsh

αα

αα
22

sin

.sin

−
 

ν3= 
xxsh

xshxchxx

αα

αααα
22 sin

.sin.cos

−

+
;      ν6= 

xxsh

xshxxchx

αα

αααα
22 sin

.cos.sin

−

+
 

αk đặc trưng độ cứng của tường 

                                               α=1/S= 4

4

.

EJ

bK
                                                             (9.31) 

9.3. Dầm trên nền đ�n hồi theo phương pháp Zemôskin. 
 k   Nền trong phương pháp n�y được xem như bán không gian đ�n hồi đồng nhất. 
 k   Cơ sở tính: độ lún đối với điểm nằm trên mặt phẳng bán không gian đ�n hồi phụ thuộc v�o lực đặt 
trên khoảng cách n�o đó đối với nó (quan hệ Businesk)  
  k  Độ lún y xác định được trong dạng h�m của F1. Gía trị độ lún từ lực đơn vị cho trong bảng 6.4 phụ 
lục 6 với các tỷ số khác nhau x/c v� b/c (trong đó x3 khoảng cách từ tiết diện xem xét của dầm tới vị 
trí đặt lực; b3 chiều rộng dầm; c3 chiều dXi các đoạn mX dầm chia  ra). 
3  Tính toán dầm được tiến hXnh như sau. 
+  Dầm được chia ra th�nh nhiều đoạn nhỏ c (h.9.6a), các đoạn c c�ng nhỏ độ chính xác tính toán 
c�ng lớn. 
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+  ở giữa các đoạn bố trí các gối đỡ liên kết dầm với nền đất.  
+ Khi tải trọng không đối xứng, tốt nhất phân chia th�nh các phần đối xứng v� phản đối xứng. Ví dụ, 
tải trọng trình b�y trên h.9.6a  phân chia th�nh 2 tải trọng trình b�y trên h.9.6b 

                         a)                                          b) 

 
H.9.6a, b. Sơ đồ tính toán dầm theo phương pháp Zemôskin: 
 a)3 chia dầm thXnh từng đoạn c; 
 b) thay đổi hệ không đối xứng thXnh hệ đối xứng vX phản đối xứng   
                                                   

+  Xác định lực trong các gối đỡ, sử dụng phương pháp hỗn hợp hoặc phương pháp lực. 
Phương pháp hỗn hợp. Trong phương pháp hỗn hợp, dầm được ng�m ở tiết diện giữa v� được tạo nên 
chuyển vị y. Phương trình của phương pháp hỗn hợp cho dầm chịu tải trọng đối xứng trình b�y trên 
h.9.7 sẽ có dạng: 

I.   ( ) ( ) ( ) 0.02.02.02 02

0

021

0

010

0

00 =−+∆++∆++∆ yXXX                                            (9.32) 

II.   ( ) ( ) ( ) 0...02 10212

00

12

0

12111

00

11

0

110

0

10 =∆−−∆+∆+∆+∆+∆+∆++∆ PyXXX p
σσσ          (9.33) 

 

III.  ( ) ( ) ( ) 0...02 20222

00

22

0

22121

00

21

0

210

0

20 =∆−−∆+∆+∆+∆+∆+∆++∆ PyXXX p
σσσ         (9.34) 

IV.   X0+X1 +X2 –P =0                                                                                                    (9.35) 

                 a)                                          b) 

 
                                         H.9.7. Sơ đồ tính toán dầm: 

a)3 tải đối xững ;  b) tải  phản  đối xứng 
k  Ba phương trình đầu biểu thị điều kiện chuyển vị tương hỗ của nền với dầm trong các tiết diện, nơi 
đặt các lực  X0, X1, X2 bằng 0. Phương trình thứ 4 thể hiện tổng tất cả các lực tác dụng lên dầm  bằng 
0 . 
k  Đối với dầm chất tải phản đối xứng trình b�y trên (h.9.7, b). Phương trình Kani của phương pháp 
chuyển vị sẽ có dạng sau:   

I.   ( ) ( ) 0.. 10212

00

12

0

12111

00

11

0

11 =∆−−∆+∆−∆+∆+∆−∆ PcXX p
σσσ ϕ                           (9.36) 

 

II.   ( ) ( ) 02.. 20222

00

22

0

22121

00

21

0

21 =∆−−∆+∆−∆+∆+∆−∆ PcXX p
σσσ ϕ                     (9.37) 

 
III. X1 .c+X22.c –P1,5.c = 0                                                                                (9.38) 
 
k  Phương trình thứ nhất v� thứ 2 biểu thị điều kiện chuyển vị tương hỗ của nền v� dầm bằng 0 tại các 
mặt cắt, nơi có lực X1 v� X2. Phương trình thứ 3 k tổng giá trị mô men lấy tương ứng với tiết diện giữa 
dầm của tất cả các lực tác dụng lên nó. 
Trong các phương trình ký hiệu như sau  
3 Giá trị chuyển vị tuyệt đối của nền: 
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  0

00∆ k  tại mặt cắt 0 do lực X0=1, tăng lên 
2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
lần gây nên; 0

01∆ , 0

02∆ k tương ứng do X1=1, X2=1 gây 

nên. 

−∆0

11 tại tiết diện 1 do lực X1= 1 tăng lên 
2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
gây nên. 

−∆00

11  do lực X1=1 đặt ở nửa thứ 2 (bên trái) của nền; −∆0

12  tại tiết diện 1 do lực X2 =1 tăng lên 

2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
gây nên; −∆00

12 do lực X2= 1 đặt tại nửa thứ 2 của nền; −∆0

22  tại tiét diện thứ 2 do lực X2 =1, 

tăng lên 
2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
gây nên; −∆00

22  do lực X2 =1 đặt tại nửa thứ 2 của nền; 

3 Giá trị chuyển vị tuyệt đối của dầm: 

−∆σ
11  tại tiết diện 1 do lực X1=1 tăng lên 

2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
gây nên; −∆σ

12  tại tiết diện 1 do lực X2 =1 gây nên; 

−∆σ
22  tại tiết diện thứ 2 do lực X2=1 tăng lên 

2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
gây nên; −∆σ

p1  tại tiết diện 1 do lực P=1 tăng lên 

2

0

0

1

.

µ

π

−

cE
gây nên; −∆σ

p2  tại tiết diện thứ 2 của dầm; 

Các giá trị −∆∆ 000 , đối với nền trong dạng bán không gián đ�n hồi cho trong bảng 3.1 

Giá trị w =
α

σ∆
cho đầu công xôn ng�m tại giữa dầm cho trong bảng 3.2 trong đó: 

( )2

0

4

0

16

.

µ

π
α

σσ −
=

JE

cE
; 

Các chuyển vị phụ có quan hệ như sau: 0

01∆ = 0

10∆  hoặc 12∆ = 21∆ , σ
12∆ = σ

21∆ … 

Các chuyển vị chính đối với nền 0

00∆ , 0

11∆ , 0

22∆  … bằng nhau. 

Các giá trị σ
p1∆ σ

p2∆ cho dầm trình b�y trên h.9.7, a v� 9.7, b (bảng 9.2) sẽ l�: 

                                          σ
p1∆ =3,5α ; σ

p2∆ =10,125α                                           (9.39)                             

Trong đó: E03 mô đun biến dạng của nền; µ 03 hệ số pausson đối với nền; σσ JE 3 độ cứng của dầm 

k  Sau khi xác định được ẩn số X có thể theo từng thanh xác định áp lực lên nền qđ= 
bc

X
, độ lún của 

đất: 

                                y= ( )∑ ∆
−

X
cE

0

0

2

0

.

1

π

µ
;                                                  (9.40) 

ví dụ tại tiết diện 1 trên h.9.7, a: 

y= ( ) ( )[ ]2

00

12

0

121

00

11

0

110

0

10

0

2

0 2
.

1
XXX

cE
∆+∆+∆+∆+∆

−

π

µ
 

 cũng như mô men uốn v� lực cắt trong dầm. 
 

Bảng 9.1. Giá trị độ lún đơn vị ∆∆∆∆0 v� ∆∆∆∆00 cho nền dạng bán không gian đ�n hồi 
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J  Phương pháp lực. Khi giải b�i toán bằng phương pháp lực cần xuất phát từ nguyên tắc: độ võng của 
dầm v� nền như nhau. Cách giải theo phương pháp n�y có thể tham khảo trong các t�i liệu chuyên sâu 
trong chương trình cơ học kết cấu. 

Bảng 9.2. Giá trị  W=
α

σ∆
cho dầm công xôn từ lực tập trung đơn vị 

 
 
9.4.  Dầm trên nền đ�n hồi theo phương pháp của GS. Ximvuliđi. 
k  Trên cơ sở tính toán, nghiên cứu thực nghiệm, GS. Ximvuliđi cho rằng  trục đường cong dầm gần 
tr,ng với đường cong độ lún nền v� được biểu diễn bằng đa thức 

                            p(x)=a0 +2 3

3

32

2

21 )
2

(
8

..)
2

(
4

)
2

(
l

x
l

al
x

l

al
x

l

a
−++−+−                  (9.41) 

Trong đó: ai3 các hệ số cần tìm; x3 hoXnh độ tính từ gốc đặt ở mút trái dầm; l3 chiều dXi dầm. 
k  Để xác định các ẩn số a0, a1; a2; a3 kGS. Ximvuliđi đr dựa v�o các điều kiện tiếp xúc giữa đáy móng 
v� mặt nền tại các điểm mút trái, điểm giữa v� một điểm bất kỳ ở đoạn giữa dầm kết hợp với điều kiện 
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cân bằng diện tích biểu đồ độ võng dầm với diện tích biểu đồ độ lún của mặt nền khi tác dụng tải 
trọng p(x), xác định theo công thức (9.7). 
k  Phương trình quan hệ đường cong phản lực của đất chứa h�ng loạt  yếu tố ảnh hưởng liên quan đến 
độ cứng dầm EσJσ, chiều d�i dầm l, mô đun biến dạng nÓn E0 v� tải trọng (đặc điểm v� vị trí). 
k  Trên cơ sở đó, tác giả đr th�nh lập bảng tính cho phản lực nền, mô men v� lực cắt cho tất cả các 
trường hợp  chất tải của dầm. Các giá trị nêu trên phụ thuộc v�o độ cứng α  của dầm xác định theo 
công thức: 

                                               α =
σσσσ

ππ

µ

µ

JE

lbE

JE

lbE 3

0

3

0

2

0

2 ..

1

1
≈

−

−
                                    (9.42) 

Trong đó: b3 chiều rộng móng lấy bằng 1m µ, µ03 hệ số pausson đối với vật liệu móng vX đối với đất 
nền; các ký hiệu khác xem ở trên. 
         Theo phương pháp n�y tính toán khá đơn giản, có thể giải được một số trường hợp phức tạp cho 
nghiệm khép kín. 
 
9.5. Tính toán dầm cong trên nền đ�n hồi. 
k  Hệ dầm móng liên kết các cột công trình ngầm có thể thiết kế theo dạng dầm cong (h.9.8) 
k  Dầm cong trên nền đ�n hồi được áp dụng để tính toán đối với bản đáy dạng vỏ trụ, vòm ngược khi 
chiều d�i lớn hơn nhiều lần so với chiều rộng bản móng (b�i toán phẳng).  

 
H.9.8. Sơ đồ tính toán dầm cong trên nền đ�n hồi 

k  Trong trường hợp bản đáy được tăng cứng bằng hệ dầm, tiết diện của dầm kết hợp với bản đáy có 
thể lấy như dầm có tiết diện chữ T, trong đó chiều rộng bản cánh có thể lấy bằng 10d (dk chiều d�y 
bản đáy h.9.8). 
k  Để tính toán dầm cong trên nền đ�n hồi, trước tiên cần xác định trọng tâm của dầm cong v� độ cứng 
của dầm cong so với trọng tâm đó. Độ cứng của dầm cong phụ thuộc v�o tiết diện dầm v� bán kính 
cong của dầm. Để đơn giản tính toán, trong thực tế có thể coi dầm cong có dạng parabôn (xem 
chương 9).  
k  Việc tính toán dầm cong trên nền đ�n hồi tương tự như dầm thẳng c,ng tiết diện có độ cứng quy 
đổi. 
k  Đối với dầm cong tiết diện thay đổi, mô men quán tính của dầm cong tại điểm i bất kỳ có thể lấy:               

                                                   Ji'=
ϑcos

'0J
                                               (9.43)   

Trong đó: J'03 mô men quán tính ở trục trọng tâm của dầm cong; ϑ 3 góc tọa độ cực của dầm cong. 
+   Khi tính toán dầm cong trên nền đ�n hồi ta tính như dầm thẳng nhưng giá trị độ cứng J' của dầm 
cong thay đổi theo từng điểm dọc theo dầm, do đó nội lực của dầm cong cần được tính cho từng điểm 
trên dầm (tại những vị trí điển hình) tương ứng với độ cứng của dầm tại điểm đó so với trục trọng tâm.     
 +   Khi tính toán dầm cong trên nền đ�n hồi  độ cứng của dầm J được  thay bằng J'. 
 
10.6. Tính toán móng bản trên nền đ�n hồi 
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Những móng có tỷ số l/b<7 được coi l� móng bản. Việc tính toán móng bản trên nền đ�n hồi 
phức tạp hơn nhiều so với tính toán móng dầm, do đó trong thực tế tính toán móng bản chữ nhật có 
cạnh l v� b được tính l�m hai lần: 

k  Trước hết tính theo móng theo phương dọc như dầm có chiều rộng b, chiều d�i l, tải trọng lúc 
đó l� tải trọng trung bình theo chiều rộng b.  

k  Sau đó sau đó theo phương ngang cắt móng theo dải 1m chịu tải trọng phân bố đều bằng tải 
trọng tác dụng lên mặt nền trong phạm vi dải đó khi tính theo phương dọc (không tính ngoại tải nữa), 
sau đó điều chỉnh số liệu tính toán lần đầu chú ý đến tải trọng phân bố theo phương dọc v� phương 
ngang.  

k  Nếu tải trọng ngo�i như nhau theo hai phương thì tốt nhất tính theo phương ngang.  
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Phần phụ lục 
 

 phụ lục 1 
Bảng xác định các hệ số A, B, D 
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 phụ lục 2 

Bảng� Xác định hệ số giảm ứng suất chịu nén  
 

 

 
 

 phụ lục 3 
Bảng �Các hệ số áp lực chủ động v� bị động của đất 

 
Góc ma sát 

trong của đất 
ϕ 

λah=tg2(450k
ϕ/2) 

λph=tg2(450+ϕ/2) Góc ma sát 
trong của đất 

ϕ 

λah=tg2(450k
ϕ/2) 

λph=tg2(450+ϕ/2) 

10 0,70 1,42 28 0,36 2,77 
11 0,68 1,47 29 0,35 2,88 
12 0,66 1,52 30 0,33 3,0 
13 0,63 1,57 31 0,32 3,12 
14 0,61 1,64 32 0,31 3,25 
15 0,59 1,69 33 0,30 3,30 
16 0,57 1,76 34 0,28 3,54 
17 0,55 1,82 35 0,27 3,69 
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18 0,53 1,89 36 0,26 3,85 
19 0,51 1,96 37 0,25 4,02 
20 0,49 2,04 38 0,24 4,20 
21 0,47 2,12 39 0,23 4,39 
22 0,46 2,20 40 0,22 4,60 
23 0,44 2,28 41 0,21 4,82 
24 0,42 2,37 42 0,20 5,04 
25 0,41 2,46 43 0,19 5,29 
26 0,39 2,56 44 0,18 5,55 
27 0,38 2,66 45 0,17 5,83 

 
 

phụ lục 4 
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                           Biểu đồ xác định hệ số Zi =fx(r/L) theo HETENYI, 1946 
 

Bảng 5�Phụ lục  

Bảng 5.1.Nhận dạng các loại nền đất 

Các tham số 

Loại  Mô tả 
vs,30(m/s) 

NSPT 

(nh¸t/30cm) 

cu  

(Pa) 

A Đá hoặc các kiến tạo địa chất khác tựa đá, kể cả 
các đất yếu hơn trên bề mặt với bề d�y lớn nhất l� 
5m. 

>800 k k 

B Đất cát, cuội sỏi rất chặt hoặc đất sét rất cứng có bề 
d�y ít nhất h�ng chục mét, tính chất cơ học tăng dần 
theo độ sâu. 

360k800 >50 >250 

C Đất cát, cuội sỏi chặt, chặt vừa hoặc đất sét cứng có 
bề d�y lớn từ h�ng chục tới h�ng trăm mét. 

180k360 15k50 70 k 
250 

D Đất rời trạng thái từ xốp đến chặt vừa (có hoặc không 
xen kẹp v�i lớp đất dính) hoặc có đa phần đất dính 
trạng thái từ mềm đến cứng vừa. 

<180 <15 <70 

E Địa tầng bao gồm lớp đất trầm tích sông ở trên mặt 
với bề d�y trong khoảng 5k20m có giá trị tốc độ 
truyền sóng như loại C, D v� bên dưới l� các đất cứng 
hơn với tốc độ truyền sóng vs > 800m/s.  

   

S1 Địa tầng bao gồm hoặc chứa một lớp đất sét mềm/b,n 
(bụi) tính dẻo cao (PI> 40) v� độ ẩm cao, có chiều d�y 
ít nhất l� 10m. 

< 100 

(tham khảo) 

k 10k20 

S2 Địa tầng bao gồm các đất dễ hoá lỏng, đất sét nhạy 
hoặc các đất khác với các đất trong các loại nền AkE 
hoặc S1. 

   

 
 

Bảng 5.2 
 Xác định hệ số nền S  

 
Loại nền A B C D E 

S 1,0 1,2 1,15 1,35 1,4 
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Bảng 5.3  

Bảng chuyển đổi từ đỉnh gia tốc nền sang cấp động đất 

Thang MSK364 Thang MM 

Cấp động đất Đỉnh gia tốc nền (a)g Cấp động đất Đỉnh gia tốc nền (a)g 

V 0,012 3 0,03 V 0,03 3 0,04 

VI > 0,03 3 0,06 VI 0,06 3 0,07 

VII > 0,06 3 0,12 VII 0,10 3 0,15 

VIII > 0,12 30,24 VIII 0,25 3 0,30 

IX > 0,24 3 0,48 IX 0,50 3 0,55 

X > 0,48 X > 0,60 

 
 
 

Phụ lục số 6 
 

 
 

 
(theo phương pháp của GS I.A. Simvulidi) 
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                                                  Bảng 6.1. Giá trị các h�m số ξξξξi 

 

 
ϕ=x/S ξ1 ξ2 ξ3 ξ4 
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                                                                       Bảng 6.2. giá trị hệ số ρρρρ1 , ρρρρ2 , ρρρρ3,  ρρρρ4,  ρρρρ5,  ρρρρ6. 
 
λ=l/S ρ1 ρ2  ρ3  ρ4  ρ5  ρ6 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 

24,187 
14,111 
9,006 
6,156 
4,449 
3,370 
2,178 
1,606 
1,312 
1,157 
1,067 
1,035 
1,015 
1,007 
1,004 
 

12,027 
8,371 
6,174 
4,755 
3,788 
3,104 
2,232 
1,731 
1,430 
1,246 
1,134 
1,068 
1,031 
1,012 
1,004 

4,003 
3,337 
2,864 
2,510 
2,236 
2,019 
1,699 
1,480 
1,325 
1,215 
1,138 
1,084 
1,049 
1,027 
1,013 
 

2,996 
2,078 
1,523 
1,162 
0,913 
0,735 
0,499 
0,353 
0,256 
0,186 
0,134 
0,094 
0,063 
0,039 
0,020 
 

0,999 
0,832 
0,712 
0,621 
0,550 
0,493 
0,405 
0,338 
0,285 
0,240 
0,200 
0,164 
0,132 
0,104 
0,078 

11,968 
6,906 
4,328 
2,879 
1,998 
1,436 
0,793 
0,460 
0,270 
0,153 
0,078 
0,028 
k0,005 
k0,025 
k0,037 
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                                                                       Bảng 6.2. Các giá trị h�m số ρρρρ1J ρρρρ6 
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                                                           Bảng 6.2. Các giá trị h�m số ρρρρ7J ρρρρ10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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                                                                            Bảng 6.3. Các giá trị h�m số ηηηηi 

 
 
 
 
 
 
 

\ 
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                                                                                                                  Bảng 6.4 
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                                                                     Bảng 6.4 tiếp 
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                                                                                                                      Bảng 6.4. tiếp 
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                                                                                                                  Bảng 6.4. tiếp 
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                                                                                           Bảng 6.4. tiếp 
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                                                                                            Bảng 6.4. tiếp 
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                                                                                                  Bảng 6.5 
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                                                                                            Bảng 6.5 tiếp 
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                                                                                Bảng 6.5 tiếp 
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                                                                                       Bảng 6.5 tiếp                                           
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                                                                          Bảng 6.5 tiếp 
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                                                                                                    Bảng 6.6 
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                                                                                           Bảng 6.6 tiếp 
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                                                                                               Bảng 6.6 tiếp 
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                                                                                                Bảng 6.6 tiếp 
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                                                                                              Bảng 6.6 tiếp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nhieu.dcct@gmail.com



 219 

                                                                            Bảng 6.6 tiếp 
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                                                                                                                           Bảng 6.7.              
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